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	 Tóm tắt Dự án đầu tư XDCT nhà máy xi măng Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình



tóm tắt dự án đầu tư xây dựng

Nhà máy xi măng bố trạch, tỉnh quảng bình
Phần 1: Sự cần thiết phải đầu tư 

Công nghiệp xi măng là một trong các ngành công nghiệp then chốt, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế quốc dân, là tiền đề cho việc hình thành cơ sở vật chất xã hội, kết cấu hạ tầng và là động lực phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác các nguồn lực trong nước phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc đầu tư 1 dự án xi măng mới sẽ là một đòn bẩy kinh tế quan trọng không chỉ đối với tốc độ phát triển kinh tế của địa phương nơi đặt nhà máy mà còn là một nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, để xây dựng được các nhà máy xi măng thì điều kiện tiên quyết là phải có nguồn tài nguyên với chất lượng tốt, trữ lượng đáp ứng các yêu cầu để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Ngoài ra, nhà máy phảI nằm gần các trục đường giao thông chính, gần các trung tâm kinh tế lớn để thuận tiện trong việc lưu thông và phân phối sản phẩm. Các điều kiện trên hoàn toàn phù hợp với với một tỉnh miền Trung như Quảng Bình.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2010 đưa tỉnh Quảng Bình cơ bản đạt trình độ phát triển ngang mức trung bình của cả nước với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 11 - 12%/năm

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20 - 21%/năm

· Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 11 - 12%/năm

· Cơ cấu kinh tế đến năm 2010:
· Nông, lâm, ngư nghiệp 
: 20%

· Công nghiệp - xây dựng
: 40%

· Dịch vụ


: 20%

· Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 16 - 17%/năm; năm 2010 đạt 1.000 tỷ.
· GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 700 - 800 USD

· Giải quyết việc làm hàng năm 2,4 - 2,5 vạn lao động/năm

Như vậy, 1 dự án như xi măng Bố Trạch sẽ là nhân tốt tác động quan trọng cho việc thực hiện nghị quyết tỉnh đảng bộ. Nhận thức được tầm quan trọng về phát triển công nghiệp VLXD, ngay từ sau khi được tái thành lập, tỉnh Quảng Bình Bình đã có kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi sẵn có trên địa bàn tỉnh để đầu tư các dự án xi măng có công suất lớn. 

Dự án xi măng Bố Trạch là một trong những dự án đã bổ sung vào “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 666/TTg-CN của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 01/06/20007. Thực hiện quyết định của Chính phủ, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Bình Bình, Công ty CP bất động sản Bình Thiên An (trước đây là Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Chí Thành) sẽ đầu tư nhà máy xi măng Bố Trạch tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch với tổng công suất thiết kế 10.000 tấn clinker/ngày trong đó giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 01 dây chuyền với công suất 5000 tấn clinker/ngày (tương đương khoảng 2.400.000 tấn xi măng/năm). Nhà máy sẽ khai thác và sử dụng tài nguyên sẵn có tại tỉnh Quảng Bình để sản xuất xi măng có chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu xi măng ngày càng tăng trưởng của cả nước, phát triển công nghiệp của địa phương, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào nguồn thu của Nhà nước.

Phần II:  Các căn cứ pháp lý & tài liệu sử dụng lập dự án:

2.1. Căn cứ pháp lý:

2.1.1. Các văn bản pháp lý của Nhà nước, các Bộ, Ngành  :

· Văn bản số 666/TTg-CN của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 01/06/20007 về việc bổ sung dự án xi măng Bố Trạch tỉnh Quảng Bình vào Qui hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến 2010 có tính đến 2020.

· Văn bản số 567/ĐCKS-KS ngày 04/4/2007 của Cục Địa chất khóang sản Việt Nam về việc thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xi măng Lèn Đứt Chân, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

· Văn bản số 1061/BXD-VLXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây Dựng về việc bổ sung dự án xi măng Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch phát triển xi măng

· Văn bản số 1562/BVHTT-DSVH ngày 03/05/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thỏa thuận địa điểm thăm dò khai thác mỏ đá vôi xi măng Lèn Đứt Chân, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

· Quyết định số 1598/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/11/2007 cho phép thăm dò mỏ đá vôi tại khu Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

2.1.2. Các văn bản pháp lý của Tỉnh Quảng Bình

· Văn bản số 1580/UBND ngày 14/08/06 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công ty CP Đầu tư Thương mại Chí Thành đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất clinker và XM tại Quảng Bình

· Văn bản số 28/CV-SXD ngày 10/01/07 của Sở Xây Dựng Quảng Bình về việc lựa chọn vị trí mặt bằng mỏ nguyên liệu đá vôi, đá sét của Công ty CP Đầu tư thương mại Chí Thành đầu tư xây dựng nhà máy xi măng tại Quảng Bình 

· Văn bản số 473/CV- BCH ngày 23/02/2007 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình về việc khai thác đá tại khu vực Lèn Đứt Chân, xã Văn hóa, Huyện Tuyên Hóa 

· Văn bản số 469/UBND ngày 19/3/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc xin ý kiến về phạm vi thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xi măng Lèn Đứt Chân, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

· Văn bản số 772/QĐ-UBND ngày 13/4/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giới thiệu địa điểm xây dựng Cảng vận chuyển đá vôi xi măng thuộc Công ty CP Đầu tư thương mại Chí Thành

· Văn bản số 826/UBND ngày 7/05/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đối với dự án xi măng Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

· Văn bản số 864/UBND ngày 10/05/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị chấp thuận cấp phép thăm dò mỏ đá vôi thôn Hạ Trang, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa

· Văn bản số 1211/UBND ngày 15/06/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công tác khảo sát khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xi măng và cảng của Công ty Chí Thành

· Văn bản số 1214/UBND ngày 18/6/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc xin ý kiến về phạm vi thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xi măng Lèn Đứt Chân, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

· Văn bản số 1601/UBND ngày 16/07/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giới thiệu khu vực, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng và cảng chuyên dùng của Công ty CP Đầu tư thương mại Chí Thành

· Văn bản số 965/SNN ngày 08/10/2007 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc cấp nước cho nhà máy xi măng Bố Trạch.

· Văn bản số 2368/QĐ-UBND ngày 29/09/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giới thiệu khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trạm đập, tuyến băng tải thuộc Khu phụ trợ mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân cho Công ty CP Đầu tư thương mại Chí Thành.
· Văn bản số 2369/QĐ-UBND ngày 29/09/07 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư Nhà máy xi măng và Cảng chuyên dùng thuộc Công ty CP Đầu tư thương mại Chí Thành.
· Văn bản số 1434/CV-BCH ngày 14/6/07 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình về việc khai thác đá vôi tại khu vực Lèn Đứt Chân, xã Văn hóa, Huyện Tuyên Hóa 

2.2. Tài liệu sử dụng lập dự án:

Các tài liệu sử dụng lập dự án đã được thu thập từ các cơ quan chuyên ngành về quy hoạch, về nguyên liệu, điện, nước, giao thông v.v..,

Phần III: Nội dung dự án 

3.1. Giới thiệu chủ đầu tư dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Bố Trạch do Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An (được chuyển đổi từ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương Mại Chí Thành) làm chủ đầu tư.
· Trụ sở Công ty: Phòng 1607 lầu 16, cao ốc Mê Linh – số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Tổng giám đốc Công ty 
: Ông Trịnh Thanh Huy

· Điện thoại: 088.230458

Fax: 088230460.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103004128 (đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/11/2007) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch & Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3.2. Phân tích Thị trường 

3.2.1. Tình hình chung thị trường xi măng thế giới và Châu ¸ 

Năm 2006, công nghiệp xi măng thế giới tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng xi măng, tăng khoảng 12% lên mức sản lượng 2,54 tỷ tấn xi măng, tăng gần 1,9 lần mức tăng bình quân giai đoạn 2000 - 2005. Châu á tiếp tục trở thành khu vực sản xuất nhiều xi măng nhất thế giới (chiếm 69,4% sản lượng xi măng toàn thế giới) với mức tăng trưởng sản lượng là 14,7%. 

Sản lượng xi măng thế giới giai đoạn 2000 – 2006 như bảng sau: 
	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Sản lượng (tỷ tấn)
	1,66
	1,69
	1,75
	1,94
	2,11
	2,27
	2,54

	Tốc độ tăng trưởng (%)
	3,00%
	1,81%
	3,55%
	10,86%
	8,76%
	7,58%
	11,89%

	Phân chia sản lượng
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Châu ¸
	62,30%
	63,00%
	64,20%
	67,00%
	67,60%
	68,10%
	69,40%

	- Trung Quốc
	36,10%
	36,90%
	37,70%
	41,90%
	44,20%
	45,00%
	47,30%

	- ấn Độ
	6,10%
	6,10%
	6,40%
	6,20%
	6,10%
	6,30%
	6,20%

	- Nhật Bản
	5,00%
	4,50%
	4,10%
	3,60%
	3,20%
	3,00%
	2,70%

	- Các nước Châu á khác
	15,10%
	15,50%
	16,00%
	15,30%
	14,10%
	13,80%
	13,20%

	Châu đại dương
	0,50%
	0,50%
	0,50%
	0,40%
	0,50%
	0,50%
	0,40%

	Châu Phi
	4,30%
	4,70%
	4,40%
	4,10%
	4,10%
	4,00%
	4,00%

	Châu Âu
	19,50%
	18,60%
	18,60%
	17,20%
	17,20%
	16,80%
	16,50%

	- Liên minh Châu Âu
	11,55%
	11,40%
	11,00%
	10,30%
	9,80%
	10,50%
	10,60%

	- Các nước châu Âu khác
	7,95%
	7,20%
	7,60%
	6,90%
	7,40%
	6,30%
	5,90%

	Châu Mỹ
	13,40%
	13,20%
	12,30%
	11,30%
	10,60%
	10,60%
	9,70%

	- Mỹ
	5,20%
	5,40%
	5,10%
	4,70%
	4,50%
	4,50%
	3,90%

	- Các nước khác
	8,20%
	7,80%
	7,20%
	6,60%
	6,10%
	6,10%
	5,80%


Nguồn : Annual Report 2000, 2001, 2002 và Activity Report 2003, 2004, 2005, 2006; The European Cement Asociation (CEMBUREAU).

Dự báo nhu cầu xi măng toàn cầu tiếp tục tăng trưởng đạt khoảng 2,75 tỷ tấn vào năm 2010; khoảng 3,13 tỷ tấn vào năm 2015 và khoảng 3,56 tỷ tấn vào năm 2020. Đông Nam á và Đông á vẫn là khu vực có sản lượng clinker và xi măng xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Bắc Mỹ là thị trường nhập khẩu chính của các sản phẩm clinker và xi măng. 

Như vậy, qua dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng đến năm 2020 cho thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước khu vực Châu á Trong đó có Việt Nam) là rất khả quan. Đây là khu vực tập trung nhiều các nền kinh tế năng động và các nước công nghiệp mới (NIEs) của thế giới.

3.2.2 Thị trường xi măng khu vực Đông Nam ¸
Khu vực Đông Nam á bao gồm 11 quốc gia với tổng diện tích 4.495.000 km2 và dân số là 567,557 triệu người. Trong 5 năm gần đây các nước trong khu vực Đông Nam á có tốc độ phát triển kinh tế khá cao. Để đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp sản xuất xi măng của các nước này đã có sự đầu tư phát triển tương ứng. Tổng năng lực sản xuất của các nhà máy trong khu vực Đông Nam á hiện nay đạt xấp xỉ 193 triệu tấn xi măng, sản lượng xi măng /dân số là 340 kg/người. Mức tiêu thụ xi măng bình quân trên thế giới năm 2006 là là 387,49 kg/người trong khi ở khu vực Đông Nam á là 353 kg/người (bằng91% mức trung bình thế giới).  
Tổng hợp năng lực sản xuất và mức tiêu thụ bình quân của các nước Đông Nam á năm 2006  như sau:
	TT
	Tên quốc gia
	Năng lực sản xuất
(triệu tấn)
	Mức tiêu thụ xi măng bình quân 

(kg/ng­êi)

	1
	Thái Lan
	56,3
	426

	2
	Indonesia
	45,99
	144

	3
	Việt Nam
	30,445
	389

	4
	Malaysia
	28,51
	595

	5
	Philippines
	19,573
	134

	6
	Singapore
	8,5
	655

	7
	Brunei Darussalam
	0,5
	700

	8
	Myanmar
	2
	65

	9
	Lào
	0,5
	125

	10
	Campuchia
	0,9
	167 

	
	Tổng cộng/Bình quân
	193,318
	353


Nguồn : Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xi măng Philippines (CeMAP), tạp chí Global Cement tháng 9/2007 và tổng hợp từ các tài liệu hội thảo.

Sự tăng trưởng của ngành xây dựng trong 5 năm trở lại đây đã kéo theo sự gia tăng về nhu cầu tiêu thụ xi măng của các nước Đông Nam á, trong đó Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines là các nước có tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng cao nhất (10% - 14%) nên mức độ tiêu thụ xi măng ở các nước này cũng tăng mạnh nhất.

Khối lượng xi măng xuất khẩu của các nước Đông Nam á ngày một tăng lên, chủ yếu là Indonesia và Thái Lan - hai nước nằm trong top 11 nước xuất khẩu nhiều xi măng sang thị trường Mỹ. 

Theo dự báo, nhu cầu xi măng năm 2010 của các nước khu vực Đông Nam á như sau:

Đơn vị: triệu tấn

	TT
	Nước
	Năm 2010
	TT
	Nước
	Năm 2010

	1
	Thái Lan
	40 ( 45
	6
	Indonesia
	40 ( 45

	2
	Việt Nam 
	48,6(50
	7
	Malaysia
	23 ( 25

	3
	Philippines
	21
	8
	Singapore
	7

	4
	Myanmar
	4,4
	9
	Campuchia
	1,5

	5
	Lào
	0,7
	10
	Brunei Darussalam
	0,8


Nguồn : Hiệp hội xi măng Đông Nam á (AFCM).
Nhu cầu xi măng của khu vực tập trung chủ yếu ở 5 quốc gia là : Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Philippines. 6 quốc gia còn lại chiếm một tỷ trọng rất nhỏ.

3.2.3. Thị trường xi măng Việt Nam 

a/ Sản xuất và tiêu thụ xi măng tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007

Hiện tại, tổng nămg lực sản xuất của các nhà máy xi măng đang hoạt động tại Việt Nam là 32,263 triệu tấn, trong đó : 

· Xi măng lò quay (17 dây chuyền hoàn chỉnh) : 22,16 triệu tấn, chiếm 68,69% năng lực sản xuất. 

· Xi măng lò đứng : 5,613 triệu tấn, chiếm 17,39% năng lực sản xuất.

· Trạm nghiền : 4,49 triệu tấn, chiếm 13,92% năng lực sản xuất.

Tình hình sản xuất xi măng giai đoạn 2000 – 2007 của cả nước như sau : 
    








Đơn vị: Triệu tấn   

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	9 tháng 2007

	Xi măng trong nước
	6,46
	7,24
	9,85
	11,70
	12,16
	13,5
	13,76
	9,96

	Xi măng liên doanh
	3,66
	5,25
	6,20
	6,85
	7,36
	8,00
	8,99
	8,10

	XM lò đứng và TN
	3,79
	3,89
	4,50
	5,83
	6,93
	7,10
	9,57
	7,52

	Tổng
	13,91
	16,38
	20,55
	24,38
	26,45
	28,60
	32,32
	25,58


Nguồn : CCBM tổng hợp bản tin ”Tình hình thị trường xi măng” từ năm 2000 đến 2007, Hiệp hội xi măng Việt Nam (VNCA).

Năm 2006, sản lượng xi măng của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 13,01% với sản lượng 32,32 triệu tấn, gấp 2,3 lần sản lượng năm 2000. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân giai đoạn 2000 - 2006 là 15,25%/năm. 9 tháng đầu năm 2007, nước ta đã sản xuất được 25,58 triệu tấn.

Mặc dù sản lượng xi măng của Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh qua các năm nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước nên hàng năm nước ta phải nhập khẩu clinker và xi măng từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan và một vài nước trong khu vực).

Khối lượng xi măng và clanhke nhập khẩu từ 2000 đến 2007(đã được tính vào năng lực nghiền) như sau: 
	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	9 tháng 2007

	Lượng xi măng, Clinker nhập khẩu (tr.tấn)
	0,3
	0,5
	1,28
	3,5
	4,21
	5,5
	3,80
	2,4


Nguồn :CCBM tổng hợp từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội xi măng Việt Nam, Tổng công ty xi măng VN
Thực hiện ”Chiến lược phát triển kinh - xã hội giai đoạn 2001 - 2010” đã được Đại hội lần thứ IX của Đảng thông qua, giai đoạn 2001 - 2006, nền kinh tế nước ta có sự tăng trưởng nhanh về GDP, cơ cấu kinh kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước từ năm 2000 đến 2007 tăng trưởng khá cao. 

Khối lượng xi măng tiêu thụ giai đoạn 2000 - 2007  như sau: 
	Năm
	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam
	Cả nước

	
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ so với năm trước
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ so với năm trước
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ so với năm trước
	Lượng tiêu thụ  (tr.tấn)
	Tỷ lệ so với năm trước

	2000
	6,11
	
	2,73
	
	5,07
	
	13,91
	

	2001
	7,67
	25,53%
	3,03
	10,99%
	5,68
	12,03%
	16,38
	17,76%

	2002
	9,5
	23,86%
	3,98
	31,35%
	7,07
	24,47%
	20,55
	25,46%

	2003
	11,7
	23,16%
	4,39
	10,30%
	8,29
	17,26%
	24,38
	18,64%

	2004
	12,92
	10,43%
	4,75
	8,20%
	8,78
	5,91%
	26,45
	8,49%

	2005
	13,96
	8,05%
	5,13
	8,00%
	9,51
	8,31%
	28,60
	8,13%

	2006
	15,67
	12,25%
	5,71
	11,31%
	10,94
	15,04%
	32,32
	13,01%

	9 tháng 2007
	12,92
	
	4,13
	
	8,53
	
	25,58
	


Nguồn : CCBM tổng hợp từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội xi măng Việt Nam, Tổng công ty xi măng VN.

Trong đó cơ cấu khối lượng xi măng tiêu thụ theo miền giai đoạn 2000 – 2007 gồm:  
	Năm
	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam
	Cả nước

	
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ
	Lượng tiêu thụ   (tr.tấn)
	Tỷ lệ 
	Lượng tiêu thụ  (tr.tấn)
	Tỷ lệ

	2000
	6,11
	43,93%
	2,73
	19,63%
	5,07
	36,45%
	13,91
	100,00%

	2001
	7,67
	46,83%
	3,03
	18,50%
	5,68
	34,68%
	16,38
	100,00%

	2002
	9,5
	46,23%
	3,98
	19,37%
	7,07
	34,40%
	20,55
	100,00%

	2003
	11,7
	47,99%
	4,39
	18,01%
	8,29
	34,00%
	24,38
	100,00%

	2004
	12,92
	48,85%
	4,75
	17,96%
	8,78
	33,19%
	26,45
	100,00%

	2005
	13,96
	48,81%
	5,13
	17,94%
	9,51
	33,25%
	28,6
	100,00%

	2006
	15,67
	48,48%
	5,71
	17,67%
	10,94
	33,85%
	32,32
	100,00%

	9 tháng 2007
	12,92
	50,51%
	4,13
	16,15%
	8,53
	33,34%
	25,58
	100,00%


Nguồn : CCBM tổng hợp từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội xi măng Việt Nam, Tổng công ty xi măng VN
Khối lượng xi măng tiêu thụ giữa các tháng trong một năm không đồng đều nhau. Mức tiêu thụ lớn nhất vào các tháng mùa khô, đây là thời điểm thuận lợi về thời tiết nên các hoạt động xây dựng diễn ra mạnh.
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b/ Dự báo thị trường xi măng Việt Nam đến năm 2010 và 2020

· Nhu cầu

Căn cứ Quyết định 108/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ”Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn từ nay đến 2010, 2015, 2020 của Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu xi măng Việt Nam đến 2020 được dự báo như sau:

	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2015
	2020

	Mức lựa chọn (triệu tấn)
	35,8
	40,3
	44,8
	49,5
	76
	94


Nguồn : Bộ Xây dựng

Giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân trong tiêu thụ xi măng khoảng 9%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 là 4,5%/năm.

· Khả năng đáp ứng nhu cầu

Mục tiêu phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng năm 2020 là đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước (cả về số lượng, chất lượng và chủng loại), có thể xuất khẩu khi có điều kiện; đưa ngành xi măng Việt Nam thành một ngành công nghiệp mạnh, có công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập. 

Căn cứ Quyết định 108/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ”Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và tình hình thực tế triển khai của các dự án, dự kiến mức độ huy động công suất của các nhà máy đến năm 2010, 2015 và 2020 như sau : 

Đơn vị : 1.000 tấn

	TT
	Tên Nhà máy
	Mức huy động công suất

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2015
	2020

	A
	Các nhà máy hiện có 
	19600
	19400
	19400
	18400
	18400
	17800
	17800

	B
	Các nhà máy đang XD
	1358
	3450
	8250
	19640
	30640
	43390
	43390

	C
	Các nhà máy lò đứng
	5105
	5613
	7003
	7553
	8503
	9440
	9440

	
	Tổng cộng toàn quốc
	26.063
	28.463
	34.653
	45.593
	57.543
	88.530
	88.530


Nguồn : Bộ Xây Dựng

Đến năm 2010, số lượng dự án xi măng lò quay được triển khai đầu tư và hoàn thành đưa vào sản xuất là 35 dây chuyền với tổng công suất thiết kế là 43,39 triệu tấn; đồng thời ngừng sản xuất nhà máy xi măng Hải Phòng cũ với công suất thiết kế là 0,4 triệu tấn/năm. Số dự án xi măng lò đứng đang triển khai chuyển đổi có thể hoàn thành đến hết năm 2010 là 13 dây chuyền với tổng công suất thiết kế là 4,54 triệu tấn, còn lại 45 dây chuyền chưa chuyển đổi với tổng công suất thiết kế là 2,835 triệu tấn. Như vậy tổng công suất thiết kế cả nước là 68,425 triệu tấn.

Mức dự kiến huy động công suất nêu trên đã bao gồm cả dự án xi măng Bố Trạch (Quảng Bình công suất 2,4 triệu tấn/năm).

c. Cân đối cung - cầu xi măng và các giải pháp

Với mức dự báo nhu cầu đến năm 2020 và khả năng đầu tư, huy động công suất các nhà máy như được nêu ở trên, cân đối cung cầu xi măng thị trường trong nước như sau :

Đơn vị : triệu tấn

	TT
	Hạng mục
	2007
	2008
	2009
	2010
	2015
	2020

	1
	Nhu cầu theo dự báo
	35,8
	40,3
	44,8
	49,5
	76
	94

	2
	Khả năng huy động công suất
	28,46
	34,65
	45,6
	57
	84,38
	88,53

	3
	Cân đối (- thiếu/+ thừa)
	-7,34
	-5,65
	0,8
	7,5
	3,55
	-5,47


Nguồn : Bộ Xây Dựng

Năm 2007 và 2008, nước ta còn thiếu trên 5 triệu tấn xi măng nên phải nhập khẩu khoảng 4,5 triệu tấn clinker từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Đến năm 2009, nhiều khả năng nước ta có thể tự cân đối cung - cầu xi măng trong nước. Từ Năm 2010 đến 2013, có thể nước ta thừa xi măng. Đến năm 2020, cung - cầu xi măng mất cân đối, nước ta thiếu hụt khoảng 5,7 triệu tấn xi măng.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), môi trường đầu tư trong đang dần hoàn thiện, các cơ chế và chính sách thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đang dần được sửa đổi theo hướng thông thoáng, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ và cam kết của Việt Nam với thế giới do vậy cũng không loại trừ triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ cao hơn dự báo. Như vậy, nhu cầu tiêu thụ xi măng cũng có thể tăng vượt mức dự kiến nêu trên.

3.2.4. Thị trường xi măng của dự án xi măng Bố Trạch (Quảng Bình) 

a/ Nhận định thị trường của dự án

Theo bản đồ phân bố các dự án xi măng đến năm 2015 cho thấy :

· 60% tổng công suất thiết kế cả nước tập trung ở miền Bắc

· 31% tổng công suất thiết kế cả nước tập trung ở miền Trung

· 9% tổng công suất thiết kế cả nước tập trung ở miền Nam

Căn cứ mức dự báo nhu cầu xi măng của từng miền nêu trên, cho thấy hiện tại và đến năm 2015 :

· Thị trường xi măng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ luôn bão hoà nhu cầu và dư thừa sản lượng. 

· Thị trường xi măng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cân đối dự báo nhu cầu và quy hoạch phát triển thì thiếu hụt khoảng 5 - 6 triệu tấn xi măng. 

· Thị trường xi măng khu vực Nam Bộ: Nguồn sản xuất tại chỗ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong khu vực. Lượng thiếu hụt xi măng từ 2010 đến 2020 là khoảng 11 - 22 triệu tấn/năm.

Như vậy, để cân đối xi măng trong nước thì xu hướng tất yếu là phải điều tiết và vận chuyển clinker và xi măng từ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Với lợi thế về vị trí, công nghệ và sự đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, dự án xi măng Bố Trạch (Quảng Bình) dự kiến thị trường tiêu thụ như sau :

Thị trường tại chỗ bao gồm : 
Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Việc chọn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị là thị trường tại chỗ của dự án do khoảng cách vận chuyển sản phẩm ngắn (dưới 100 km). Hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị không có các nhà máy xi măng công suất lớn (Quảng Trị có một dây chuyền công suất 0,35 triệu tấn/năm), chỉ có các cơ sở sản xuất xi măng lò đứng sẽ dừng hoạt động từ năm 2015. Như vậy, với việc chọn các địa phương trên làm thị trường tại chỗ, sản phẩm của dự án sẽ có sức cạnh tranh đối với các nhà máy từ khu vực phía Bắc do khoảng cách vận chuyển gần nên giá bán sản phẩm sẽ hấp dẫn hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Thị trường tiềm năng là khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Theo dự báo, khu vực này thiếu hụt mỗi năm khoảng 5 - 6 triệu tấn xi măng. Theo quy hoạch, khu vực này có một dự án xi măng Thạnh Mỹ công suất 1,4 triệu tấn năm sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015. Như vậy, nếu có đầu tư dự án xi măng Thạnh Mỹ thì toàn khu vực vẫn thiếu hụt khoảng 3,6 - 4,6 triệu tấn xi măng năm. Do không có lợi thế về vận chuyển đường thuỷ, cự ly vận tải đường bộ khá lớn (khoảng 500 km) nên đây là thị trường tiềm năng của Dự án trong tương lai gần.
Thị trường chiện lược là khu vực Nam bộ : 
Tổng công suất thiết kế của các trạm nghiền và phân phối xi măng trong khu vực là 9,55 triệu tấn/năm. Từ nay cho đến 2020, hàng năm khu vực vẫn thiếu hụt từ 1,45 đến 12,45 triệu tấn. Vì vậy, Đây là thị trường chiến lược của dự án với lợi thế vận tải đường biển do đầu tư 1 cảng nhân tạo cho tàu trọng tải lớn và có ưu thế rõ ràng đối với các dự án tương tự của khu vực Bắc Trung bộ nên việc đầu tư trạm nghiền của dự án xi măng Bố Trạch - Quảng Bình tại khu vực này là phù hợp với nhu cầu của thị trường và mục tiêu xác lập thị trường của dự án.

3.2.5. Dự kiến giá bán xi măng của dự án 

Giá bán sản phẩm của dự án được căn cứ vào giá bán các sản phẩm cùng loại trên thị trường, khả năng cạnh tranh, chi phí vận tải.  Trên cơ sở giá bán xi măng hiện tại của các khu vực, khả năng tăng giá bán xi măng trong các năm tới và tạo khả năng cạnh tranh cho dự án trong các năm đầu sản suất, dự kiến giá bán xi măng trước thuế tại Nhà máy xi măng Bố Trạch như sau :

	TT
	Loại sản phẩm
	Giá bán trước thuế VAT
	Giá bán sau thuế VAT

	
	
	VND/tÊn
	USD/tÊn
	VND/tÊn
	USD/tÊn

	1
	Xi măng PCB40 bao
	730.000
	45,62
	803.000
	50,18

	2
	Xi măng PCB40 rời
	700.000
	43,75
	770.000
	48,12


3.3. địa điểm xây dựng nhà máy:
3.3.1. Vị trí địa lý:

Vị trí mặt bằng xây dựng nhà máy nằm trên khu đất thuộc thôn Đơn Sa, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). 
· Phía Đông giáp biển Đông

· Phía Tây giáp xã Quảng Thuận
· Phía Nam giáp thôn Đơn Sa, xã Quảng Phúc (cách sông Gianh 3km).

· Phía Bắc giáp thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ.

3.3.2. Điều kiện kinh tế – xã hội khu vực dự án:

a/ Dân số:

Xã Quảng Phúc có 5 thôn và 1 xóm với dân cư được phân bố đều trên địa bàn toàn xã với mật độ dân số 573 ngưòi/km2 trong đó có 3914 người trong độ tuổi lao động. Cơ cấu dân tộc xã Quảng Phúc là người Kinh, đại đa số theo đạo Thiên chúa giáo. Theo số liệu thống kê, xã Quảng Phúc có 903 hộ sống bằng nghề nông (chiếm 50,73%); 490 hộ sống bằng nghề đánh bắt thuỷ sản (chiếm 27,53%), số hộ còn lại sống bằng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

b/ Kinh tế: 

Theo số liệu thống kê trong báo cáo tổng kết năm 2006 của xã Quảng Phúc, tình hình kinh tế toàn xã được phản ánh như sau: 

· Tổng thu nhập toàn xã:

· Nông nghiệp và ngư nghiệp

: 38,86 tỷ đồng

· Công nghiệp và tiểu thủ CN

: 8 tỷ đồng

· Dịch vụ thương mại


: 1,5 tỷ đồng

· Thu nhập bình quân đầu người 

: 487.000 ®ång/th¸ng (~ 5.848.000 ®ång/n¨m).

c/ Văn hoá xã hội:

Trong số 5 thôn và 1 xóm của xã Quảng Phúc chỉ duy nhất có thôn Xuân Lộc là không theo đạo (lương), còn lại 4 thôn và 1 xóm  theo đạo Thiên Chúa giáo. Toàn xã có 2 xứ đạo, 6 nhà thờ bao gồm: nhà thờ xứ Mỹ Hoà - Tân Mỹ và nhà thờ xứ Đơn Sa - Diên Phúc; nhà thờ Tân Hưng, nhà thờ Trà Sơn (đang xây dựng) với 2 linh mục cai quản tại giáo phận. 

Toàn xã đã được phổ cập tiểu học và được công nhận xoá mù. Hiện tại trong xã có 1 trường mãu giáo, 2 trường tiểu học (có khoảng 1300 học sinh với 58 giáo viên), 1 trường trung học cơ sở (có khoảng 949 học sinh với 48 giáo viên). Hầu hết trường lớp được xây dựng kiên cố.

d/ Các điều kiện về an ninh và trật tự xã hội:

Tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn xã tương đối tốt, không có các biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh trên địa bàn xã. Trên địa bàn không có hiện tượng nghiền hút, tiêm chích, chỉ xảy ra một số vụ trộm cắp vặt. Năm 2006 có 23 vụ TNGT trên địa bàn xã làm 5 người chết, 10 người bị thương.

Các linh mục và Hội đồng mục vụ các họ thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”. 

3.3.3. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án:
a/ Hệ thống cung cấp điện

Xã Quảng Phúc hiện tại đang được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia từ trạm 110KV Ba Đồn: 110/35/22KV - 1x25MVA. Vị trí trạm nằm tại xã Quảng Thọ - huyện Quảng Trạch, cách trung tâm xã khoảng 5km. Hiện tại trạm mới chỉ cấp cho 2 lộ trung thế là 371 và 471. 

b/ Hệ thống cung cấp nước:
· Nước phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

Hiện nay, toàn bộ xã Quảng Phúc sử dụng hệ thống kênh thuỷ lợi lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp từ hồ Vực Tròn. Tuy nhiên, nguồn nước cho sản xuất rất hạn chế do ở cuối nguồn kênh cấp nước nên hầu hết ruộng ở đây chỉ canh tác được 1 vụ trong năm.

· Nước phục phụ sinh hoạt: 

Nước phục vụ sinh hoạt tại xã Quảng Phúc lấy từ nguồn nước ngầm trên cát. Vùng cồn cát ven biển (phía đông xã) có nguồn nước ngầm có chất lượng khá tốt, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu về ăn uống và sinh hoạt cho nhân dân xã Quảng Phúc. Tuy nhiên, lưu lượng nước tại mỗi giếng khoan chỉ vào khoảng 227m3/ngày đêm nên để cung cấp được đủ nước cho nhà máy cần khoan nhiều giếng. 

c/ Hệ thống giao thông:
Trên địa bàn xã có tuyến đường liên xã (QL 1A cũ) chạy giữa trung tâm và chia xã Quảng Phúc thành 2 khu vực Đông và Tây. QL1A cũ nối với phần cuối của QL12A đi qua QL1A mới. 
Hệ thống đường liên thôn chủ yếu là đường đất (một số đã được bê tông hoá) được qui hoạch khá hoàn chỉnh tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt với nhau, rất tiện lợi cho việc đi lại. 

3.4. điều kiện cung cấp nguyên, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào:

3.4.1. Nguyên liệu:
a/ Đá vôi Lèn Đứt Chân:

Tổng diện tích khu vực mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân theo ranh giới toạ độ các điểm góc như văn bản số 1598/GP-BTNMT ngày 16/10/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường xác định là 181,23ha. Tổng trữ lượng ước tính cấp 121+122 là: 169.707,91 ngàn tấn đảm bảo cho dự án hoạt động trên 30 năm, trong đó:

· Trữ lượng ước tính cấp 121 là: 55366,03 ngàn tấn.

· Trữ lượng ước tính cấp 122 là: 114 341,9 ngàn tấn.

· Chất lượng đá vôi đủ điều kiện sản xuất xi măng

b/  Đất sét Thọ Lộc:

Trữ lượng phần diện tích thăm dò năm 1996 tính đến cốt +2m với độ ẩm TB là 20,50%:

· Trữ lượng cấp B (Dự kiến tương đương cấp: 121): 6.732,00ngàn tấn

· Trữ lượng cấp C1 (Dự kiến tương đương cấp: 122): 14.249,00ngàn tấn

· Trữ lượng B + C1 (121 + 122): 20.981,00ngàn tấn

· Trữ lượng cấp C2 (Dự kiến tương đương cấp: 333): 4.867,00ngàn tấn

· Tổng trữ lượng: B + C1 + C2 (121 + 122 + 333): 25.848,0ngàn tấn

Trữ lượng phần diện tích thăm dò năm 1999 tính từ cốt +2m xuống cốt –10m với độ ẩm TB 6,78% :  cấp C1 (Dự kiến tương đương cấp: 122): 16.585,00ngàn tấn

· Tổng trữ lượng toàn mỏ của cả hai giai đoạn thăm dò:  B + C1 + C2 (121 + 122 + 333): 42.433,00 ngàn tấn  đảm bảo cho dự án hoạt động trên 30 năm.
· Chất lượng sét đã được xác định đủ điều kiện sản xuất xi măng

c/  Các nguyên liệu khác:

· Cao si lic:

Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình có mỏ cao silic. Căn cứ vào các số liệu thu thập được cho thấy nguồn phụ gia này khá phong phú về mặt trữ lượng và chất lượng. Cụ thể như sau:
· Cao silic Đức Hoá: thuộc địa phận xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá. Mỏ Đức Hoá nằm gần QL12, nằm về phía Tây và cách nhà máy khoảng 50 km theo QL12A. Trữ lượng mỏ sơ bộ đánh giá khoảng 16 triệu tấn.

· Cao silic Lý Hoà: thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Trữ lượng mỏ sơ bộ đánh giá khoảng 28 triệu tấn.

Cao silic được khai thác và vận chuyển về nhà máy bằng đường bộ. Khối lượng cao silicsử dụng hàng năm khoảng 108.000 tấn. 
· Quặng sắt:
Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình có mỏ quặng sắt. Căn cứ vào các số liệu thu thập được cho thấy như sau:

· Quặng sắt Sen Thuỷ: thuộc địa phận xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Mỏ cách mặt bằng nhà máy khoảng 90km về phía Nam. Trữ lượng mỏ sơ bộ đánh giá như sau:

· Cấp khảo sát tương đương 333

· Hàm lượng Fe2O3 ( 47%: 79.000 tấn.

· Hàm lượng Fe2O3 ( 35%: 228.000 tấn

· Cấp khảo sát tương đương 334a : 450.000 tấn

· Quặng sắt Xóm Trúc: thuộc địa phận xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá. Quặng có thành phần Fe2O3( 60%. Trữ lượng mỏ sơ bộ đánh giá cấp C1 khoảng 98.000 tấn.

Quặng sắt được khai thác và vận chuyển về nhà máy bằng đường bộ. Khối lượng quặng sắt sử dụng hàng năm khoảng 29.400 tấn. 

· Thạch cao:

Nguồn thạch cao sử dụng cho nhà máy được nhập khẩu từ Lào và được đơn vị cung cấp vận chuyển từ Hà Tĩnh về nhà máy bằng đường bộ với cự ly khoảng 100km theo QL1A. Thạch cao Lào có chất lượng tốt. Khối lượng tiêu thụ hàng năm 18.600 tấn. 

3.4.2. Nhiên liệu

a/ Than cám

Nhà máy sử dụng than cám Hòn Gai - Quảng Ninh loại than cám 4a HG để nung clinker. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1790:1999, than cám 4a có nhiệt trị (6500 kcal/kg. Than sẽ được vận chuyển về nhà máy bằng đường biển với tầu trọng tải 3000 – 5000DWT
b/  Dầu DO
Dầu DO được sử dụng để sấy lò quay và sử dụng cho buồng đốt phụ của máy nghiền liệu, nghiền than khi chưa có khí thải nóng làm tác nhân sấy hoặc dùng bổ sung cho lò nung khi chất lượng không ổn định. Dầu DO được mua từ các đại lý trong tỉnh, được vận chuyển về nhà máy bằng ô tô chuyên dụng.

3.4.3. Cung cấp điện
Nhà máy xi măng Bố trạch có tổng công suất tiêu thụ khoảng 35MVA. Trong địa phận nhà máy sẽ xây dựng trạm biến áp chính cấp điện áp 110/6,3kV, công suất 2x20MVA tiếp nhận điện từ tuyến đường dây 110KV và phân phối điện 6,3kV cho các phụ tải tiêu thụ điện và các trạm biến áp khu vực của nhà máy.

Nguồn cung cấp điện cho nhà máy dự kiến sẽ được cấp từ hệ thống thanh cái điện 110kV tại trạm 110/35/22kV Ba đồn hiện có. Các phụ tải hiện có sẽ được cấp từ trạm điện 220kV Ba Đồn sẽ được xây dựng theo qui hoạch điện lực của Quảng Bình. 

3.4.4. Cung cấp nước:

a/ Phương án cấp nước cho khu vực dự án:
· Khu vực nhà máy chính tại xã Quảng Phúc:
Căn cứ vào hiện trạng nguồn nước tại khu vực dự án, dự kiến phương án cấp nước cho dự án như sau: 
· Cấp nước cho thi công xây dựng nhà máy: Nước cho thi công xây dựng nhà máy dự kiến sẽ được sử dụng từ nguồn nước ngầm trên cát ven biển tại khu vực dự án.

· Cấp nước phục vụ sản xuất: Dự kiến cấp nước sản xuất cho nhà máy được lấy từ hồ Vực Tròn (xã Quảng Châu), cách mặt bằng nhà máy khoảng 25km về phía Tây Bắc. Theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư Thương mại Chí Thành, ngày 08/10/2007 Sở Nông nghiệp và Phtát triển nông thôn Quảng Bình đã có văn bản số 965/SNN đồng ý về chủ trương cấp nước cho dự án xi măng Bố Trạch từ hồ Vực Tròn với lưu lượng 3500 m3/ngày đêm (giai đoạn 1) và 7000 m3/ngày đêm (tính cho cả giai đoạn mở rộng dây chuyền 2). Phương án cấp nước cho nhà máy từ hồ Vực Tròn khá thuận lợi về mặt địa hình do mặt bằng nhà máy nằm ngay cạnh tuyến kênh N12 dẫn nước thuỷ lợi từ hồ về xã Quảng Phúc.

Ngoài phương án cấp nước từ hồ Vực Tròn, phưong án cấp nước từ nguồn nước ngầm trong đất liền cũng có thể được tính đến trong giai đoạn hoạt động của nhà máy. Với phương án khai thác nước ngầm, cần tiến hành công tác khoan khảo sát thăm dò và đánh giá lại trữ  lượng cũng như các chế độ khai thác. Sau khi có kết quả cụ thể mới thực hiện được các công tác tiếp theo như xin cấp phép khai thác, thiết kế chi tiết công trình khai thác nước ngầm. 
· Khu phụ trợ mỏ:
Khu phụ trợ mỏ nằm tại thô Hạ Trang, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, cách mặt bằng nhà máy khoảng 26km theo đường thuỷ. Vị trí khu vực phụ trợ mỏ nằm ngay gần sông Gianh nên nguồn nước phục vụ thi công và sản xuất có thể lấy từ sông Gianh hoặc các giếng khoan nông trong mặt bằng khu vực.
3.4.5. Hệ thống giao thông:

Tổng khối lượng vận tải xuất / nhập của nhà máy (giai đoạn 1) là 5.853.941T/năm:

· Vận tải bằng đường bộ


: 1.055.728 T/n¨m

· Vận tải bằng đường thủy nội địa 
: 2.664.686 T/n¨m

· Vận tải bằng đường biển


: 2.133.527 T/n¨m

Với khối lượng và đặc điểm luồng hàng như trên, phương án vận tải ngoài Nhà máy xi măng Bố Trạch có sử dụng một số tuyến đường giao thông thủy, bộ trong khu vực như sau: 
a/ Tuyến giao thông đường thủy đoạn từ cảng xuất Hạ Trang đến cảng nhập Đơn Sa của Nhà máy XM Bố Trạch

Dự án nâng cấp tuyến sông Gianh đoạn từ cảng Gianh đến Tiến Hoá (tên cũ “Dự án nạo vét sông Gianh đoạn từ cảng Gianh đến Tiến Hoá, tỉnh Quảng Bình”) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-CĐSVN ngày 24/10/2003 của Cục Đường sông Việt Nam.  

Hiện tại toàn bộ công tác nạo vét luồng chạy tầu đã hoàn thành vào đầu năm 2007. Hệ thống báo hiệu đã thi công xong, được bàn giao và đưa vào sử dụng toàn bộ phao báo hiệu và 5 cột báo hiệu bờ. Tiến độ dự kiến trong quý 1 và 2 năm 2008 sẽ đưa toàn bộ tuyến luồng đã được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh vào khai thác theo đúng quy mô được duyệt, đảm bảo chuẩn tắc luồng cho đoàn sà lan 4x400T đi một chiều và tầu tự hành 600T đi hai chiều. Riêng đoạn kênh nối tiếp từ tuyến luồng sông Gianh đến cảng nhập Đơn Sa dài khoảng 1,7km nằm trên vùng đất hiện là các hồ nuôi tôm thuộc 2 xã Quảng Phúc và Quảng Thuận huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cần được xây dựng mới với chuẩn tắc tương đương với luồng Sông Gianh hiện hữu có chiều rộng B=40, cao trình đáy kênh: - 2,4m. 

b/ Tuyến giao thông đường biển đi/đến Nhà máy

Toàn bộ tuyến luồng tầu biển vào Nhà máy được xây dựng mới với tổng chiều dài từ phao “0” đến cảng là 2,7km, nằm cách phao “0” luồng Sông Gianh khoảng 5,1km. Vùng đón trả hoa tiêu sử dụng chung vùng đón trả hoa tiêu cảng Gianh và cảng xăng dầu được quy định tại Quyết định số 3013/2001/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2001 của Bộ GTVT về vùng nước cảng Quảng Bình và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Quảng Bình, trong đó quy định vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước nằm trong hình quạt tròn được giới hạn từ 00 đến 1650 với bán kính 1 hải lý có tâm tại tọa độ 17042’27”N; 106038’09”E.

Trên cơ sở đặc trưng tầu tính toán, lưu lượng tầu đến cảng, chiều dài tuyến luồng và đặc điểm tự nhiên vùng biển Quảng Bình, kiến nghị chọn mực nước chạy tầu trên luồng + 1,16 m (Hệ Hải đồ), tương ứng với tần suất mực nước giờ 50%; khi đó thông số cơ bản của luồng tầu được xác định như sau: 

· Chiều dài luồng


: L=2700m

· Chiều rộng luồng


: B=120m

· Cao trình đáy luồng

:-10,2m (H§).

· Đường kính vũng quay tầu
: D=260m.

c/ Tuyến đường bộ từ QL 1A đến Nhà máy:  

Xây dựng đoạn nối từ QL 1A đến Nhà máy dài 1 km. Theo dự báo, tổng khối lượng hàng hóa vận tải bằng đường bộ đi/đến Nhà máy đạt 1.055.728 T/năm, tương ứng lượng xe quy đổi tại giờ cao điểm khoảng 2.000 lượt xe/ngày đêm, từ đó lựa chọn loại đường cấp kỹ thuật cấp 3 với 2 làn xe; chiều rộng đường là 30m (theo chỉ giới đường đỏ).

 3.4.6. Hệ thống thông tin liên lạc:

Xã Quảng Phúc nằm cách trung tâm thị trấn Ba Đồn khoảng 6 - 8km. Do vậy hệ thống thông tin liên lạc tương đối phát triển. Thị trấn Ba Đồn đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobil phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định trong việc cung cấp dịch vụ điện thoại cho các thuê bao, đặc biệt là các vùng dân cư thưa. Trạm ViBa Lý Hoà  phủ sóng hầu như  hết toàn bộ địa bàn huyện Quảng Trạch. 

3.5. công suất nhà máy – Cơ cấu và chủng loại sản phẩm.

3.5.1. Lựa chọn công suất nhà máy.

Công suất nhà máy xi măng Bố Trạch giai đoạn 1 được lựa chọn như sau:

· Công suất lò nung
: 5.000 tÊn clinker/ngµy (~ 1.600.000 tÊn clinker/n¨m)

· Thời gian làm việc 
: 320 ngµy/n¨m.

3.5.2. Cơ cấu, sản lượng và chủng loại sản phẩm.

Theo mục tiêu của dự án, dây chuyền mới có đủ khả năng để sản xuất các chủng loại xi măng thông thường từ PCB 40, OPC 50 đến các loại xi măng đặc biệt như ximăng ít toả nhiệt, xi măng đóng rắn nhanh, xi măng làm đường...vv theo nhu cầu của thị trường. 

Chất lượng sản phẩm của Nhà máy xi măng Bố Trạch đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong TCVN 6260-1997. Để có khả năng cạnh tranh trên thị trường, một số chỉ tiêu của sản phẩm xi măng sản suất tại nhà máy xi măng Bố Trạch sẽ có yêu cầu cao hơn. Cụ thể : 

· Bề mặt riêng xác định theo Blaine không nhỏ hơn 3.200 cm2/g.

· Hàm lượng kiềm R2O không lớn hơn 0,6%.

Tổng hợp cơ cấu, sản lượng và chủng loại sản phẩm của dự án như sau: 
	TT
	Sản phẩm
	Sản lượng (tấn/năm)
	Ghi chú

	1
	Tính theo clinker
	1.600.000
	

	2
	Tính theo xi măng PCB40
	2.403.000
	

	3
	Nghiền tại Quảng Bình
	500.000
	

	
	· Xi măng bao
	400.000
	 80% sản lượng

	
	· Xi măng rời
	100.000
	20% sản lượng

	4
	Vận chuyển vào Nam
	1.266.000
	Clinker


3.6. Hình thức đầu tư - qui mô và phạm vi đầu tư

3.6.1. Hình thức đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng Bố Trạch là dự án đầu tư trong nước, thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo hình thức đầu tư và xây dựng mới. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động đầu tư, thuộc nhóm A theo quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư.

Dự án do Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư, là doanh nghiệp sử dụng vốn tự có, vốn vay trong và ngoài nước, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư và trả nợ vốn vay đúng hạn, thực hiện cam kết vay vốn theo quy định của pháp luật.

Theo tính chất và quy mô đầu tư, dự án thuộc nhóm A thực hiện việc phân cấp và quản lý theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được quy định tại nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.6.2. Quy mô đầu tư :

Căn cứ nhu cầu thị trường xi măng trong nước trong các năm tới, căn cứ điều kiện hiện trường và các yếu tố cần thiết để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho dự án, dự án tổng thể Nhà máy xi măng Bố Trạch dự kiến sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất  đồng bộ từ tiếp nhận, đập, vận chuyển, đồng nhất sơ bộ nguyên liệu đến sản xuất clinker, nghiền xi măng, đóng bao và xuất sản phẩm với công suất 2,4 triệu tấn xi măng PCB40/năm bao gồm : 

· 01 dây chuyền sản xuất clinker đồng bộ từ công đoạn tiếp nhận và đập nguyên liệu đến công đoạn nghiền liệu, nung clinker tại Quảng Bình: 

· Năng suất lò nung  
: 5.000 tÊn clinker/ngµy (~1.600.000 tÊn clinker/n¨m).

· Số ngày hoạt động 
: 320 ngµy/n¨m. 

· 01 dây chuyền nghiền, đóng bao và phân phối sản phẩm tại Quảng Bình 
· Nghiền xi măng
: năng suất 80 tấn/h (~500.000 tấn XM/năm)

· Đóng bao 

: năng suất 100T/h x 2 

· 01 dây chuyền nghiền, đóng bao và phân phối sản phẩm tại miền Nam

· Nghiền xi măng
: năng suất 250 tấn/h (1.500.000 tấn XM/năm)

· Đóng bao 

: năng suất 100T/h x 4 

3.6.3. Phạm vi đầu tư 

a/  Các hạng mục không thuộc phạm vi đầu tư của dự án

Dự án không đầu tư các hạng mục sau:

· Thiết bị khai thác và vận chuyển trong mỏ nguyên liệu đá vôI, đất sét (khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tổ chức đấu thầu khai thác mỏ đá vôi, đất sét để cung cấp nguyên liệu cho dự án). 

· Hệ thống cung cấp điện ngoài hàng rào nhà máy và khu phụ trợ mỏ: 

· Tuyến 22KV cấp điện cho giai đoạn thi công xây dựng..

· Tuyến 110KV cấp điện sản xuất.
· Hệ thống cung cấp nước cho sản xuất ngoài hàng rào nhà máy với công suất 3500m3/ngày đêm. 

· Đường vào nhà máy (từ QL1A mới) dài khoảng 1km với qui mô chỉ giới đường đỏ là 30m.

· Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tại khu vực mặt bằng nhà máy và khu phụ trợ mỏ.

Chi phí đầu tư các hạng mục cấp điện, cấp nước, giao thông sẽ được lấy từ vốn ngân sách của tỉnh Quảng Bình và các Ngành có liên quan, không nằm trong chi phí đầu tư cho dự án.    

b/  Các hạng mục thuộc phạm vi đầu tư của dự án

Phạm vi đầu tư của Nhà máy bao gồm chi phí cho việc đầu tư mua sắm đồng bộ thiết bị công nghệ, cơ - điện, các thiết bị phụ trợ có liên quan, cho việc xây lắp các hạng mục trong hàng rào nhà máy và khu phụ trợ mỏ 

Phạm vi đầu tư về thiết bị tại Quảng Bình 
· 01 dây chuyền sản xuất clinker đồng bộ từ công đoạn tiếp nhận và đập nguyên liệu đến công đoạn nghiền liệu, nung clinker công suất 5000 tấn clinker/ngày. 

· 01 dây chuyền đồng bộ từ công đoạn nghiền đến công đoạn đóng bao và phân phối xi măng công suất 500.000 tấn XM/ năm. 

Phạm vi đầu tư về xây dựng tại Quảng Bình
· Các hạng mục bên trong hàng rào: 
Bao gồm phần xây lắp tất cả các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi hàng rào Nhà máy, cụ thể như sau

1) Các hạng mục công trình xây dựng thuộc dây chuyền sản xuất chính:

· Hạng mục cảng tiếp nhận đá vôi cho sà lan đến 600DWT (cảng Đơn sa)

· Hạng mục nhà đập đất sét

· Hạng mục nhà tiếp nhận than, đập thạch cao và đá vôi

· Hạng mục kho chứa và đồng nhất đá vôi.

· Hạng mục kho chứa và đồng nhất đất sét

· Hạng mục kho hỗn hợp chứa than, cao silic, quặng sắt, thạch cao, đá vôi và bazan. 

· Hạng mục nhà định lượng nguyên liệu

· Hạng mục nhà nghiền nguyên liệu, vận chuyển bột liệu và xử lý khí thải.

· Hạng mục silô đồng nhất và cấp liệu lò.

· Hạng mục tháp trao đổi nhiệt, buồng phân huỷ và lò nung.

· Hạng mục nhà làm nguội Clinker.

· Hạng mục silô chứa và vận chuyển clinker.

· Hạng mục nhà nghiền than.

· Hạng mục nhà nghiền xi măng.
· Hạng mục si lô chứa xi măng 
· Hạng mục nhà đóng bao, xuất sản phẩm.

· Cảng biển xuất clinker và nhập than cho tầu trọng tải đến 20.000DWT

2) Các hạng mục công trình xây dựng thuộc công đoạn phụ trợ sản xuất. 

· Hạng mục phòng thí nghiệm và điều khiển trung tâm 

· Hạng mục hệ thống cung cấp điện và điều khiển quá trình (trạm điện chính, trạm điện khu vực, cầu cáp vv…). 

· Hạng mục cung cấp khí nén (trạm khí nén khu vực, trạm khí nén trung tâm).

· Hạng mục cung cấp dầu DO.

· Hạng mục cung cấp nước và tuần hoàn nước thải.

· Hạng mục cứu hoả.

· Hạng mục cầu cân.

· Hạng mục xưởng sửa chữa cơ khí và điện - tự động hoá.

· Hạng mục kho vật tư tổng hợp.

· Hạng mục kho vật liệu chịu lửa và phụ tùng.

· Hạng mục 800m mương thuỷ lợi chạy qua mặt bằng NM (làm bù mương cũ)

3) Các hạng mục công trình xây dựng thuộc khu hành chính, phục vụ: 

· Hạng mục nhà điều hành chính.

· Hạng mục nhà ăn ca, nhà y tế, nhà bảo vệ, các nhà để xe.

· Hạng mục san nền, đường bãi, cây xanh... trong mặt bằng Nhà máy.

· Hạng mục thoát nước mặt và và trạm xử lý nước thải.

· Các hạng mục bên ngoài hàng rào nhà máy:

1) Khu vực mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân: 

· Hạng mục trạm đập đá vôi

· Hạng mục kho đá vôi trung gian

· Hạng mục tuyến băng tải vận chuyển đá vôi ra cảng xuất.
· Hạng mục tuyến đường công vụ ra cảng

· Cảng xuất đá vôi (Cảng Hạ Trang)

· Hạng mục nhà điều hành mỏ đá vôi
· Hạng mục bãi tập kết xe máy mỏ

2) Khu vực mỏ sét Thọ Lộc:

· Hạng mục nhà điều hành mỏ sét

3) Khu vực nhà máy chính tại Quảng Phúc:

· Hạng mục tuyến đê kè dài 1,7km từ sông Gianh vào cảng Đơn Sa
· Hạng mục tuyến luồng vào cảng Đơn Sa và khu vực quay trở của sà lan

· Hạng mục tuyến đê kè cảng biển (phần đào trên cát)

· Hạng mục tuyến luồng vào cảng biển của nhà máy và khu vực quay trở tầu.
· Hạng mục khu nhà ở cho cán bộ và công nhân của nhà máy.

Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư 1 trạm nghiền hoàn chỉnh tại miền Nam với công suất 1.500.000 tấn xi măng/ năm. 
3.7. Công nghệ sản xuất :

3.7.1. Công nghệ sản xuất:

Dây chuyền sản xuất nhà máy xi măng Bố Trạch được lựa chọn với thiết bị tiên tiến và hiện đại, công nghệ sản xuất xi măng lò quay theo phương pháp khô với tháp trao đổi nhiệt và buồng phân huỷ. Thiết bị công nghệ được trang bị đồng bộ cùng với hệ thống kiểm tra, đo lường điều chỉnh và điều khiển tự động ở mức tiên tiến thế giới, cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Cụ thể như sau:

· Khâu tiếp nhận nguyên liệu, nhiên liệu và vận chuyển về các kho chứa hoàn toàn được cơ giới hóa.

· Căn cứ tính chất cơ lý của các loại nguyên liệu chính, dây chuyền công nghệ lựa chọn sử dụng máy đập búa để đập đá vôi, máy đập 2 trục có răng xoắn để đập được cả đất sét cứng và sét có độ ẩm cao.

· Sử dụng máy nghiền đứng để nghiền nguyên liệu nhằm tiết kiệm năng lượng nghiền và nâng cao khả năng sấy khi nguyên liệu sử dụng có độ ẩm cao. Hệ thống nghiền liệu sử dụng khí thải từ tháp trao đổi nhiệt của lò nung làm tác nhân sấy cho quá trình nghiền nhằm tiết kiệm năng lượng nhiệt.

· Nguyên liệu chính cho sản xuất được đập tới cỡ hạt hợp lý và được dự trữ trong kho với thiết bị đồng nhất sơ bộ được lựa chọn để bảo đảm nguyên liệu đồng nhất ở mức cao và ổn định trong quá trình sản xuất.

· Lựa chọn hệ thống đồng nhất bột liệu theo kiểu nạp và tháo liên tục nhằm tăng khả năng đồng nhất, hợp lý về thời gian dự trữ và tiết kiệm chi phí xây dựng silô chứa.

· Sử dụng máy nghiền đứng để nghiền than nhằm tiết kiện điện năng, đảm bảo để hệ thống lò nung sử dụng liên tục 100% than trong quá trình vận hành bình thường. Trang bị đầy đủ, đồng bộ các thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ cho hệ thống nghiền và chứa than mịn. Sử dụng lọc bụi túi để khử bụi nhằm đảm bảo yêu cầu về môi trường.

· Nung luyện clinker thực hiện trong lò quay với tháp trao đổi nhiệt 2 nhánh, 5 tầng cyclon, có buồng phân hủy và thiết bị làm nguội clinker kiểu ghi với hiệu suất thu hồi nhiệt cao. Nhiên liệu sử dụng cho quá trình nung luyện clinker 100% là than cám Hòn Gai (Quảng Ninh). Dầu DO chỉ được sử dụng trong giai đoạn khởi động sấy lò và để ổn định chế độ nhiệt ở lò nung, buồng phân hủy khi cần thiết nhằm cung cấp khí nóng cho các máy nghiền khi độ ẩm nguyên liệu cao hoặc khi khởi động lò và trong trường hợp chất lượng than mịn dao động quá lớn. Khí nóng thải ra từ thiết bị làm nguội clinker một phần được đưa trở lại đầu lò nhờ ống gió 3 để cung cấp nhiệt cho quá trình cháy nhiên liệu ở buồng phân hủy, một phần được sử dụng làm tác nhân sấy cho máy nghiền than ngoài ra còn được tận dụng cho hệ thống phát điện sẽ được đầu tư trong giai đoạn sau. 

· Nghiền xi măng được thực hiện trong hệ thống nghiền bán hoàn tất bao gồm máy cán ép để cán sơ bộ và máy nghiền bi chu trình kín tích hợp với thiết bị phân ly hiệu suất cao, đảm bảo độ mịn sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:1997 và tính tối ưu trong quá trình sản xuất.

· Sử dụng máy đóng bao 8 vòi kiểu quay với với thiết bị nạp bao tự động và hệ thống cân điện tử có độ chính xác đạt 50 ( 0,25 kg/bao, hệ thống làm sạch bao và tự động phá bao khi bao xi măng có trọng lượng không đạt yêu cầu, có trang bị thiết bị tự động in số lô lên trên vỏ bao.  

· Các thiết bị vận chuyển trong dây chuyền sản xuất được lựa chọn phù hợp với tính chất và cự ly vận chuyển nhằm giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm năng lượng, an toàn trong vận hành, bảo dưỡng thuận lợi. Các điểm chuyển đổ nguyên liệu cũng như sản phẩm đều được bố trí các lọc bụi túi phù hợp nhằm khống chế nồng độ bụi sau lọc bụi ( 30mg/ Nm3.

3.7.2 Tự động hóa:

Dây chuyền công nghệ được trang bị hệ thống tự động hóa từ khâu kiểm tra, đo lường xử lý thông tin, điều chỉnh đến điều khiển hoạt động toàn bộ dây chuyền nhằm tối ưu hóa quá trình công nghệ sản xuất bao gồm các mức sau:

· Mức 1: Bao gồm các cơ cấu chấp hành: Động cơ, van, van tiết lưu, các thiết bị đo lường, thiết bị biến đổi tín hiệu, thiết bị ghép nối đầu vào/đầu ra, các bộ điều khiển cho từng cụm máy.

· Mức 2: Hệ thống điều khiển quá trình sản xuất bao gồm các máy tính vận hành, các bộ điều khiển PLC, các máy tính vận hành cho toàn bộ các phân xưởng sản xuất chính.

· Mức 3: Các hệ thống đặc biệt như hệ thống tối ưu hóa, hệ thống quản lý thông tin.

3.7.3  Các biện pháp bảo vệ môi trường

1. Dự án xây dựng Nhà máy xi măng Bố Trạch công suất 5000 tấn clinker/ngày được đầu tư trên cơ sở qui hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng. Vị trí của các công trình được lựa chọn hợp lý, công nghệ của dự án lựa chọn là công nghệ hiện đại. Tuy nhiên ngoài những lợi ích kính tế mà Dự án mang lại, hoạt động của dự án cũng sẽ gây những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực.

2. ¤ nhiễm không khí do bụi. Tác động này được đánh giá là lâu dài nhưng không nghiêm trọng do tại tất cả các điểm có khả năng phát sinh bụi đã được thiết kế lắp các thiết bị lọc bụi tay áo có hiệu suất trên 99,9%. Do vậy khả năng phát tán bụi ra khu dân cư là không đáng kể.

· Đối với các vị trí chuyển tiếp cuối băng tải, gầu nâng, silô .v.v. đều được trang bị thiết bị lọc bụi túi kiểu hiệu suất cao phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam để khử bụi phát sinh trong quá trình sản xuất.

· Khí thải máy nghiền liệu, lò nung và thiết bị làm nguội clinker đều được khử bụi bằng thiết bị lọc bụi túi có hiệu suất cao, đảm bảo nồng độ bụi ( 30mg/Nm3 trước khi thải ra môi trường. Bụi trong khí thải sau khi qua các lọc bụi đều được giám sát bằng các thiết bị đo nồng độ bụi đặt trên các ống khói.

· Khí thải của máy nghiền than và máy nghiền xi măng đều được khử bụi bằng lọc bụi túi thích hợp đảm bảo nồng độ bụi sau lọc bụi ( 30mg/Nm3. 

· Các thiết bị đập, nghiền, phân ly tạo nhiều bụi hoặc các thiết bị vận chuyển, đường ống bơm vật liệu, bột than ...v.v. đều được làm kín để giảm thiểu lượng bụi thải ra môi trường xung quanh.

· ¤ nhiễm nước do nước thải có thể chứa dầu mỡ, chất rắn, chất hữu cơ từ trạm nghiền ximăng. Tác động này là lâu dài nhưng có khả năng khống chế. Dự án sẽ xây dựng các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt,  Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý trước khi thải ra ngoài. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn để đảm bảo TCVN 5945 – 2005.

3. Thiết bị được thiết kế và lựa chọn đảm bảo độ ồn không quá 85 dB(A) ở khoảng cách 1 m. Độ ồn tại điểm dân cư gần nhất ngoài nhà máy không quá 40 dB(A) vào ban đêm và 55 dB(A) vào ban ngày

4. Nhằm phòng, chống và giảm thiểu các tác động tiêu cực, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau.

· Trong quá trình thiết kế, mua sắm thiết bị: theo sát yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp lệnh chuyển giao công nghệ của Nhà nước.

· Trong giai đoạn xây dựng nhà máy

· Hạn chế xâm phạm đến hệ sinh thái tự nhiên trong quá trình đào, đắp, nạo, vét, xây dựng nhà máy và cảng.

· Tổ chức lao động và vệ sinh môi trường tốt để tránh gây ô nhiễm do chất thải từ lực lượng và phương tiện lao động.

· Giáo dục công nhân có ý thức đoàn kết nội bộ, ý thức về vệ sinh môi trường

· Trong giai đoạn hoạt động của dự án

· Khống chế ô nhiễm không khí bằng các biện pháp kỹ thuật, trang bị hệ thống lọc bụi để giảm thiểu bụi tại các nguồn phát sinh

· Xử lý nước thải chứa dầu mỡ và các chất ô nhiễm khác bằng hệ thống tách dầu, hệ thống xử lý nước thải sơ bộ của dự án trước khi qua hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp đạt Tiêu chuẩn Việt Nam.

· Quản lý tốt cảng, không để xảy ra sự cố cháy nổ.

· Thành lập tổ quản lý môi trường để phòng chống ô nhiễm, phòng chống sự cố.

· Tiến tới đăng ký quản lý môi trường theo ISO 14.000

3.7.4. Xuất xứ thiết bị:

· Để đảm bảo thiết bị trong nhà máy hoạt động đồng bộ ổn định với năng suất cao giảm tiêu hao năng lượng đồng thời có mức đầu tư hợp lý, việc lựa chọn nguồn cung ứng và xuất xứ thiết bị thông qua đấu thầu quốc tế.  

3.7.5. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

Với công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất xi măng cho phép sản xuất sản phẩm clinker có chất lượng cao, các chủng loại xi măng mác cao hoặc các loại xi măng đặc biệt khác theo yêu cầu của thị trường.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của dự án đươc xác định như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Trị số
	Ghi chú

	1
	Công suất dây chuyền
	
	
	

	
	· Sản lượng clinker 

· Sản lượng xi măng 
	1.000 T/n¨m
	1.600

2.400
	Theo CPC 50

Theo PCB 40

	2
	Tiêu hao nhiệt riêng cho nung clinker
	Kcal/ kg CLK
	( 730
	

	3
	Nhiên liệu sử dụng 100% than cám Hòn Gai với nhiệt trị toàn phần:
	Kcal/kg
	6.500
	Than 4A HG

	4
	Tiêu hao điện năng 
	KWh/TXM
	( 95
	


	5
	Bảo vệ môi trường: Nồng độ bụi của khí thải qua ống khói vào môi trường
	mg/Nm3
	( 30
	


3.8. Qui hoạch tổng thể - nhu cầu sử dụng đất của dự án:

3.8.1. Qui hoạch tổng thể khu vực dự án:

Dự án Nhà máy Xi măng Bố Trạch thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch và huyện Tuyên Hoá - tỉnh Quảng Bình. Khu vực dự án đã được đưa vào qui hoạch phát triển chung của tỉnh Quảng Bình. Do vậy, qui hoạch tổng thể của dự án phải có tính kế thừa và kết nối hài hoà vào qui hoạch của khu vực. Dự kiến qui hoạch dự án tổng thể Nhà máy xi măng Bố Trạch sẽ các bộ phận chính sau: 

1) Khu vực nhà máy chính:

Mặt bằng xây dựng nhà máy xi măng Nhà máy xi măng Bố Trạch nằm tại cánh đồng Đơn Sa thuộc xã Quảng Phúc (huyện Quảng Trạch). Địa hình mặt bằng tương đối bằng phẳng trong đó phần lớn là chân ruộng cao trồng hoa mầu và một phần là chân ruộng thấp trồng lúa. Diện tích phần mặt bằng xây dựng nhà máy là 120,28 ha trong đó được phân chia thành các phần khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau. Cụ thể như sau:

a) Khu vực dây chuyền sản xuất : 

Tổ chức tại vị trí trung tâm của khu đất xây dựng nhà máy trong đó: Các hạng mục thuộc dây chuyền sản xuất được bố trí dọc theo hướng Đông – Tây, theo đúng yêu cầu công nghệ sản xuất, khoảng cách giữa các công trình đảm bảo yêu cầu bố trí thiết bị an toàn khi đi vào sản xuất. Diện tích chiếm đất dự kiến: 61,67ha.

b) Khu hành chính + phụ trợ và dịch vụ cảng: 

Khu hành chính bao gồm các công trình như văn phòng, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm, bưu điện, sản xuất bao bì và các VLXD khác... được bố trí tại phía đầu lối vào chính từ phía Bắc tiếp giáp với tuyến đường giao thông chính theo hướng Đông - Tây của nhà máy, thuận tiện cho quản lý và giao dịch. Khu phụ trợ cảng và dịch vụ nằm cạnh cảng biển, đối diện khu hành chính qua đường QL1A (cũ) và sát đường giao thông chính xuất sản phẩm của nhà máy. Diện tích chiếm đất dự kiến là: 30,70 ha.

c) Khu cây xanh cách ly: 

Hệ thống cây xanh cách ly giữa nhà máy với các khu dân cư được bố trí làm hai: một ở phía Bắc, một ở phía Nam, và kết hợp đất cây xanh phân tán dọc theo các tuyến đ​ường giao thông tạo vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi tr​ường và giảm thiểu ô nhiễm và tạo nên sự ngăn cách riêng biệt, đảm bảo cảnh quan và sự điều hoà về môi trường cho toàn khu vực của dự án. Diện tích chiếm đất dự kiến là: 27,92 ha.

d) Khu vực đường giao thông chính ngoài hàng rào nhà máy:

Đường giao thông chính vào nhà máy chạy dọc hàng rào phía Bắc và một phần nằm trong ranh giới của mặt bằng dự án. Đây là đường giao thông phục vụ xuất sản phẩm của nhà máy. Diện tích chiếm đất dự kiến là: 2,91ha.

2) Cảng biển và tuyến luồng vào cảng: 

Khu vực cảng biển được xây dựng tiếp giáp phía Đông nhà máy và kéo dài hướng ra biển để nhập than, phụ gia và xuất clinke cho tầu có trọng tải đến 20.000DWT công suất 2-3 triệu tấn/năm. Và góp phần tạo động lực phát triển đô thị, khai thác tiềm năng dịch vụ cảng biển trong tương lai. Diện tích dự kiến là : 83,23ha. 

3) Cảng Đơn Sa và tuyến luồng vào cảng: 

Khu vực cảng Đơn Sa và tuyến luồng vào cảng được xây dựng tiếp giáp phía Nam nhà máy và kéo dài ra hướng sông Gianh để nhập đá vôi cho đoàn sà lan 4x400DWT với khối lượng 2-3 triệu tấn/năm.  Khu vực cảng Đơn Sa nhập nguyên liệu và tuyến luồng vào cảng có diện tích chiếm đất là 17,89 ha.

4) Khu vực phụ trợ mỏ và cảng Hạ Trang:

Khu vực phụ trợ mỏ và cảng Hạ Trang xuất đá vôi nằm tại thôn Hạ Trang, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, cách mặt bằng nhà máy 25km về phía Tây Bắc. Diện tích chiếm đất là 151,79 ha.

5) Khu vực trạm bơm và tuyến đường ống về nhà máy

Khu vực trạm bơm và tuyến ống từ hồ Vực Tròn (xã Quảng Châu – huyện Quảng Trạch) về mặt bằng nhà máy dự kiến khoảng 5,58ha.

6) Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân:

Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân nằm tại khu vực xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Tổng diện tích khu vực mỏ đá vôi theo ranh giới trên là 181,23ha. 

7) Mỏ đất sét Thọ Lộc:

Mỏ sét Thọ Lộc nằm tãi xã Sơn Lộc và xã Cự Nậm, huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích chiếm đất của mỏ khoảng 250 ha.

8) Khu cán bộ công nhân viên:

Khu tập thể cán bộ công nhân viên dự kiến tại khu vực thị trấn Ba đồn. Diện tích chiếm đất dự kiến khoảng 5,0ha.

3.8.2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và mặt nước của Nhà máy:

Căn cứ vào qui hoạch tổng thể Nhà máy xi măng Bố Trạch, nhu cầu sử dụng đất và mặt nước của dự án như sau:

	TT
	Tên khu vực
	Diện tích (ha)

	1
	Khu vực mặt bằng nhà máy chính 
	120,28

	2
	Khu vực cảng Đơn Sa và tuyến luồng vào cảng
	17,89

	3
	Khu vực cảng biển và tuyến luồng vào cảng
	88,23

	4
	Khu vực phụ trợ mỏ và cảng Hạ Trang
	151,79

	5
	Khu vực trạm bơm và tuyến đường ống về nhà máy
	5,58

	6
	Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân
	181,23

	7
	Mỏ đất sét Thọ Lộc
	250,00

	8
	Khu cán bộ công nhân viên
	5,00

	
	Tổng cộng
	820,00


3.9. Bố trí Tổng mặt bằng Nhà máy:

3.9.1. Bố trí tổng mặt bằng Nhà máy:

Căn cứ vào vị trí địa lý, địa hình khu vực dự kến xây dựng nhà máy, vị trí mỏ đá vôi, đá sét, điều kiện giao thông vận tải khu vực, điều kiện cung cấp điện nước tổng mặt bằng được dự kiến bố trí như sau:

· Cảng Đơn Sa nhập đá vôi từ sà lan 400tấn được bố trí tại góc Tây Nam của mặt bằng nhà máy, phù hợp với hướng tuyến luồng từ sông Gianh vào.

· Các kho chứa : kho đá vôi, kho đất sét, kho hỗn hợp và trạm tiếp nhận nguyên liệu đường bộ được bố trí gần hàng rào, về phía Tây Nam mặt bằng nhà máy phù hợp với hướng tuyến băng tải vận chuyển đá vôi và đất sét và tuyến giao thống nhập nguyên liệu đường bộ.

· Các hạng mục chính thuộc dây chuyền sản xuất chính như định lượng nguyên liệu, nghiền liệu, silô bột liệu, nghiền than, tháp trao đổi nhiệt, lò nung, nhà làm nguội, silô chứa clinker, nghiền xi măng vv… được đặt tại trung tâm mặt bằng nhà máy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, theo đúng yêu cầu công nghệ sản xuất, khoảng cách giữa các công trình đảm bảo yêu cầu sản xuất. 

· Các hạng mục công trình xuất sản phẩm silô xi măng, nhà đóng bao, cảng biển xuất clinker vv… bố trí tại cuối dây chuyền, về hướng Đông mặt bằng nhà máy, phù hợp với hướng tuyến xuất sản phẩm của nhà máy.

· Dây chuyền dự kiến mở rộng nằm song song với dây chuyền 1 về phía Bắc dây chuyền 1. Khu vực mặt bằng dự kiến cho dây chuyền 2 khi mở rộng đảm bảo cho các tuyến vận chuyển nguyên liệu đầu vào và xuất sản phẩm đầu ra không bị chồng chéo với dây chuyền hiện có.

· Các công trình phụ trợ sản xuất như các kho vật tư, xưởng sửa chữa cơ - điện, bồn dầu, trạm xử lý nước thải và bể nước tuần hoàn phục vụ sản xuất, nhà cứu hoả vv.... đặt gần khu vực các công đoạn sản xuất . Phòng thí nghiệm và điều khiển trung tâm được đặt tại trung tâm của mặt bằng nhà máy. 

· Trạm điện chính cấp điện cho sản xuất được đặt tại góc mặt bằng phía Đông  Nam, phù hợp với hệ thống cấp điện ngoài hàng rào nhà máy. 

· Trạm xử lý và cấp nước thô được đặt gần khu vực hành chính, phía Đông Bắc mặt bằng nhà máy, phù hợp với tuyến đường ống cấp nước dọc theo kênh thuỷ lợi N12 về nhà máy.

· Khu vực văn phòng bao gồm nhà hành chính, nhà khách, căng tin, trạm y tế vv... được đặt trong khu đất riêng biệt sát hàng rào phía Bắc, đảm bảo tránh tối đa các nguồn phát sinh tiếng ồn, bụi và thuận tiện trong việc giao dịch với khách hàng. 

· Khu sản xuất vật liệu xây dựng khác dự kiến cũng được bố trí riêng biệt, độc lập với dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng.

· Hệ thống đường giao thông nội bộ trong mặt bằng nhà máy được thiết kế thành các tuyến chính và tuyến phụ kết hợp với sân bãi lấy sản phẩm phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất. Tuyến đường phụ là tuyến nối giữa các phân xưởng trong nhà máy và đường nội bộ trong khu hành chính, phụ trợ. 

3.2.2. Bố trí tổng mặt bằng khu phụ trợ mỏ :

Căn cứ vào vị trí địa lý, địa hình khu vực dự kiến xây dựng, điều kiện giao thông vận tải từ mỏ về trạm đập và hướng tuyến băng tải xuất ra cảng Hạ Trang, điều kiện cung cấp điện, nước tổng mặt bằng được dự kiến bố trí như sau:

· Trạm đập đá vôi được bốt trí trên sườn núi thoai thoải, cách mỏ đá vôi khoảng 1km về phía Tây nhằm tận dụng cao độ xây dựng công trình, giảm bớt khối lượng đào đắp và chi phí xây dựng.

· Bãi tập kết đá tại Thung Cày phù hợp với hướng tuyến mở bãi khai thác đá, đảm bảo an toàn khi nổ mìn khai thác.

· Khu phụ trợ mỏ bao gồm các hạng mục: nhà điều hành mỏ, kho đá vôi, kho đất sét, bãi tập kết xe máy, xưởng sửa chữa xe máy mỏ vv… được bố trí tại phần diện tích bằng phẳng dưới chân núi, đảm bảo khoảng cách an toàn trong khai thác.

· Cảng xuất đá vôi Hạ Trang được bố trí tại bờ Nam sông Gianh, phù hợp với tuyến luồng vận tải thuỷ, cách khu phụ trợ mở khoảng 1200m

3.9.3. Các chỉ tiêu xây dựng của tổng mặt bằng Nhà máy và khu phụ trợ mỏ đá vôi:

Các chỉ tiêu xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Tổng mặt bằng nhà máy
	
	

	1
	Diện tích chiếm đất tổng thể
	m2
	1.232.000

	2
	Diện tích xây dựng công trình
	m2
	1.186.200

	
	Diện tích dây chuyền 2
	m2
	407.508

	3
	Mật độ xây dựng
	%
	34

	4
	Diện tích đường bãi nội bộ
	m2
	129.430

	5
	Diện tích vỉa hè, sân bãi
	m2
	72.356

	6
	Diện tích trồng cỏ & cây xanh
	m2
	497.526

	II
	Tổng mặt bằng khu phụ trợ mỏ đá vôi
	
	

	
	Diện tích chiếm đất tổng thể
	m2
	1.517.900

	
	Diện tích xây dựng công trình
	m2
	275.842

	
	Mật độ xây dựng
	%
	18

	
	Diện tích đường bãi nội bộ
	m2
	47.956

	
	Diện tích vỉa hè, sân bãi
	m2
	68.022

	
	Diện tích trồng cỏ & cây xanh
	m2
	531.761


3.10. Các giải pháp Xây dựng công trình

3.10.1. Giải pháp xử lý nền móng:

a/  Khu vực sản xuất:

Căn cứ vào điều kiện địa chất công trình và tải trọng của các hạng mục công trình, giải pháp xử lý móng cho các hạng mục công trình của khu sản xuất được dự kiến như sau:

· Đối với hạng mục sản xuất chính, có tải trọng lớn: 

· Các si lô: silô đồng nhất phối liệu, silô ximăng, silô clanhke sử dụng cọc khoan nhồi đường kính  (1000, mũi cọc đặt vào sâu trong lớp đất cường độ cao đến rất cao.

· Các hạng mục : tháp trao đổi nhiệt, lò quay sử dụng cọc khoan nhồi đường kính  (1000, mũi cọc đặt vào sâu trong lớp đất cường độ cao.
· Hệ các kho chứa: kho tổng hợp, kho đất sét, kho đá vôi sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350, mũi cọc đặt vào lớp đất có cường độ trung bình đến cao.
· Các hạng mục như trạm đập sét, nhà nghiền liệu và xử lý khí thải, nhà làm nguội clanh ke, nhà nghiền than, định lượng và nghiền xi măng, nhà đóng bao xi măng do có tải trọng tương đối lớn nên sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350, mũi cọc đặt vào lớp đất có cường độ cao.
· Các hạng mục có tải trọng không quá lớn như : trạm định lượng nguyên liệu, trạm khí nén, nhà điều khiển trung tâm... sử dụng cọc cọc BTCT tiết diện 350x350, mũi cọc đặt vào lớp đất có cường độ trung bình.
· Hệ băng tải và các trạm chuyển hướng sử dụng cọc cọc BTCT tiết diện 350x350, mũi cọc đặt vào lớp đất có cường độ trung bình.
· Xử lý lún và biến dạng nền cho các kho có diện tích nền lớn như: kho phụ gia, thạch cao & than, kho đá vôi, kho đất sét : do lớp đất trên bề mặt và lớp đất san lấp có khả năng chịu tải nhỏ chiều dày lớn, để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về chống lún nứt nền kho, gây ảnh hưởng đến sản xuất, lựa chọn phương án sử dụng cọc xi măng cát, D400, dài 25m, khoảng cách 2mx2m/cọc. Hệ cọc xi măng cát sẽ làm tăng khả năng chịu lực của đất nền, đồng thời tạo thành hệ gối đỡ, chống lún cho bản nền BTCT dày 0,4m. ưu điểm phương án là đảm bảo tốt yêu cầu kỹ thuật, độ lún nhỏ do đó không làm ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ cọc-móng kho, móng máy. Mặt khác do nền kho bị biến dạng nhỏ nên không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Nhà máy.

· Đối với các hạng mục phụ trợ, quy mô nhỏ: 

Nhà cầu cân, trạm sử lý nước, trạm phân phối nước, các trạm điện, nhà cứu hoả, xưởng sửa chữa cơ điện v.v….sẽ được xem xét lựa chọn giải pháp sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350 hoặc sử dụng móng nông được gia cố nền bằng đệm cát tùy theo tải trọng của hạng mục và điều kiện đất nền.

b/  Khu vực nhà văn phòng:

Căn cứ vào điều kiện địa chất công trình và đặc điểm tải trọng không quá lớn của các hạng mục khu nhà văn phòng, giải pháp xử lý móng dự kiến như sau:

· Các hạng mục có tải trọng trung bình như: Nhà hành chính, nhà khách và giới thiệu sản phẩm, nhà ăn ca sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350, mũi cọc đặt vào lớp đất có cường độ trung bình.
· Các hạng mục có tải trọng nhỏ như: Nhà chờ, nhà bảo vệ, nhà để xe, gara ôtô sẽ được xem xét lựa chọn giải pháp sử dụng cọc sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350 hoặc sử dụng móng nông được gia cố nền bằng đệm cát tùy theo hạng mục và điều kiện đất nền cụ thể.

c/  Khu vực cảng nhập đá vôi và cảng xuất:

Giải pháp móng: lựa chọn hệ cảng dạng kết cấu đài cao, sử dụng cọc BTCT 450x450, kết hợp đóng xiên và đóng thẳng vào sâu trong lớp đất chịu lực có cường độ cao để chống lại tải trọng ngang và tải trọng đứng đồng thời. 

d/  Khu vực phụ trợ mỏ đá vôi:

Căn cứ vào điều kiện địa chất công trình và đặc điểm tải trọng không quá lớn của các hạng mục tại khu phụ trợ mỏ đá vôi, giải pháp xử lý móng dự kiến như sau:

· Hạng mục trạm đập đá vôi: do yêu cầu công nghệ, móng và hầm của hạng mục được đặt sâu nên lựa chọn sử dụng móng nông, đặt trực tiếp vào lớp đất chịu lực.

· Các hạng mục như: kho đá vôi trung chuyển, băng tải và các nhà chuyển hướng sẽ được xem xét lựa chọn giải pháp sử dụng cọc sử dụng cọc BTCT tiết diện 350x350 hoặc sử dụng móng nông được gia cố nền bằng đệm cát tùy theo hạng mục và điều kiện đất nền cụ thể.

3.10.2. Giải pháp kết cấu:

Giải pháp kết cấu  cho các hạng mục công trình chính của Nhà máy xi măng Bố Trạch - được lựa chọn như sau:

a/  Các hạng mục sản xuất chính :

· Các kho nguyên liệu: móng BTCT B22,5, khung cột và vì kèo thép tổ hợp, nền bê tông cốt thép B22.5. Tường bê tông hoặc tường gạch bao che kết hợp với tấm lợp kim loại màu và tấm nhựa trong lấy ánh sáng.

· Tháp trao đổi nhiệt: Khung cột, dầm, sàn kết cấu BTCT B30 kết hợp với kết cấu thép tại các sàn thiết bị, lan can, cầu thang kết cấu thép.

· Các hạng mục công trình dạng khối: kết cấu chính là khung, sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ B22,5, có thể kết hợp với kết cấu thép ở những vị trí cần thiết. Cầu thang giao thông giữa các tầng, sàn thao tác, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sử dụng kết cấu thép. 

· Silo đồng nhất phối liệu, silo clanhke, silo xi măng: Tường thân si lô bằng bê tông cốt thép B35, sử dụng cáp ứng suất trước, thi công theo phương pháp cốp pha trượt. Dầm, sàn đáy, phễu trong silô sử dụng kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ, sàn mái silo xi măng sử dụng kết cấu bê tông cốt thép được đỡ bởi hệ dầm thép tổ hợp, mái silo clanhke sử dụng dàn thép, lợp bằng tôn kẽm. Nhà gầu băng tải phục vụ cho silô có kết cấu cột kèo thép. 

· ống khói chính: Kết cấu thép, thành phần dưới dầy 20mm, phần trên dầy 15mm neo vào tháp trao đổi nhiệt.

· Cảng nhập đá vôi, cảng xuất sản phẩm:  Dầm sàn cảng bê tông cốt thép B22,5. Nhà bao che cho cảng xuất xi măng bao có kết cấu cột, kèo thép.

b/  Các hạng mục kỹ thuật phụ trợ :

· Nhà thí nghiệm và điều khiển trung tâm, trạm điện, nhà cứu hoả, nhà cầu cân: Khung cột BTCT B22.5, tường gạch bao che,  mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

· Hầm cáp, mương cáp : BTCT chống thấm B25. 

· Kho vật liệu chịu lửa và dầu mỡ bôi trơn, kho phụ tùng nặng và vật tư tổng hợp, xưởng sửa chữa cơ điện : khung kèo thép tổ hợp, mái tôn đỡ bằng hệ thống xà gồ thép.

· Trạm bơm, bể nước, trạm xử lý nước, bể nước tuần hoàn: Kết cấu các bể nước bằng bê tông cốt thép B25 chống thấm. Kết cấu cho nhà bơm bằng  khung cột bê tông B22.5, tường xây gạch.

c/  Các công trình hành chính, dịch vụ :

· Nhà hành chính, nhà khách và giới thiệu sản phẩm, nhà ăn ca: khung bê tông, lợp ngói màu, tường xây gạch.

· Nhà chờ, nhà bảo vệ: khung bê tông, kèo thép, mái lợp mái lợp ngói màu, bao che bằng tường gạch

· Nhà để xe máy, gara ôtô: khung thép định hình, mái lợp kim lọai màu, tường xây gạch.

3.10.3. Giải pháp kiến trúc:

Giải pháp kiến trúc cho các hạng mục công trình thuộc khu vực dây chuyền sản xuất được lựa chọn phù hợp với công năng của từng loại công trình, đảm bảo diện tích không gian yêu cầu của công nghệ, không gian cho công nhân đi lại, vận hành sản xuất thuận lợi và an toàn đồng thời đảm bảo mỹ quan công nghiệp của một nhà máy hiện đại tiên tiến. 

3.10.4. Công tác san nền

· Mặt bằng san nền khu đất Nhà máy có kích thước chiều dài từ 1290m- 1465m, chiều rộng khoảng 885m, nằm theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Căn cứ theo địa hình khu vực đặt Nhà máy, số liệu thăm dò địa chất và yêu cầu công nghệ, mặt bằng Nhà máy được san nền ở cốt cao độ trung bình là +3.43m hướng dốc thoát nước mặt bằng ra phía Đông và phía Nam với độ dốc san nền 0,3%. Cao độ thay đổi từ 2.80m đến 4.20m

· Khối lượng san nền khu vực sản xuất như sau: (khối lượng đắp)  : 2.417.822m3. 

· Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu san nền phải tuân thủ theo các quy định của quy phạm thi công và công tác nghiệm thu công tác đất  TCVN (4447-1987).

3.10.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.

a/  Cấp công trình.
Căn cứ vào Nghi định 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2004 của Chính phủ kết hợp với yêu cầu công nghệ, quy mô và thời gian xây dựng công trình, các hạng mục công trình xây dựng nhà máy xi măng Bố Trạch – Quảng Bình được thiết kế với cấp công trình như sau:

· Các công trình thuộc dây chuyền sản xuất chính: 
cấp I

· Các công trình phụ trợ: 




cấp II
b/  Bậc chịu lửa.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995: “Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế, các công trình xây dựng các hạng mục công trình nhà máy xi măng Bố Trạch – Quảng Bình được thiết kế với bậc chịu lửa như sau:

· Các công trình đặc biệt, có nhiều khả năng gây cháy nổ như: tháp trao đổi nhiệt, lò nung, nghiền than, lọc bụi điện, bể dầu, khí nén v.v…được thiết kế bậc chịu lửa: bậc I. 

· Các công trình khác bậc II.

c/  áp lực gió.

Nhà máy xi măng Bố Trạch – Quảng Bình nằm tại khu đồi cát ven biển xã Quảng Phúc huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Theo bản đồ phân vùng áp lực gió trong tiêu chuẩn Việt Nam về tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 – 1995 thì Huyện Quảng Trạch nằm trong vùng III-B;  áp lực gió tiêu chuẩn W0 = 125 daN/m2

d/  Cấp động đất.

Theo bản đồ phân vùng chấn động với tần suất lập lại B1( 0,002, chu kỳ T1( 500 năm (Xác suất xuất hiện chấn động P( 0,1 trong khoảng thời gian 50 năm) của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 375: 2006 thì khu vực xây dựng nhà máy xi măng Bố Trạch – Quảng Bình nằm trong vùng chấn động cấp 7 (Theo thang MSK-64).

e/  Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng.

Để đảm bảo thống nhất cho việc thiết kế các công trình xây dựng, các tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho các nhóm công trình như  sau:

· Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động: TCVN 2737-1995

· Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCXD.205-1998

· Tiêu chuẩn thiết kế BT, BTCT theo TCXDVN 356-2005

· Tiêu chuẩn thiết kế Thép: TCXDVN:338-2005

· Tiêu chuẩn thiết kế Silô : ACI 313-97

· Tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn: TCXDVN 304-2005

· Tiêu chuẩn thiết kế nền móng TCVN 4447:1997 và TCXD 79:1980

· Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng công tác khoan, nhồi cọc TCXD 190:1996

· Tiêu chuẩn UBC97 được áp dụng trong thiết kế tính động đất.

· Các tiêu chuẩn thiết kế khác (theo các báo cáo dự án thành phần)

Các phần mềm sử dụng:    

· Tính toán nội lực sử dụng chương trình- STAAD III, STAAD PRO, SAP2000…

· Tính toán cốt thép sử dụng chương trình- RDW2000, KDW do trung tâm tin học Bộ Xây dựng lập.

· Tính toán san nền bằng phần mềm San nền 2.0 của CIC.

3.11. Phương án giải phóng mặt bằng và tái địnH cư

Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng phần đất mở rộng của nhà máy xi măng Bố Trạch được lập trên các căn cứ như sau:

· Qui định của nhà nước

· Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về đơn giá đền bù công trình xây dựng.

· Diện tích đất sử dụng cho nhà máy xi măng Bố Trạch  theo yêu cầu sản xuất.

· Các tài liệu kỹ thuật khác.

Việc thực hiện công tác đền bù giải toả được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Bình kết hợp với các UBND huyện thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác đền bù, giải toả và bàn giao mặt bằng cho Công ty CP bất động sản Bình Thiên An triển khai thực hiện dự án.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án Nhà máy xi măng Bố Trạch dự kiến là 820 ha, tuy nhiên theo tiến độ thực hiện dự án và thời gian khai thác nguyên liệu, tiến trình thực hiện công tác đền bù giảI phóng mặt bằng có thể được thực hiện như sau : 

	TT
	Tên khu vực
	Diện tích  (ha)
	Thời gian thực hiện đền bù GPMB

	1
	Khu vực mặt bằng nhà máy chính 
	120,28
	QuÝ I/2008

	2
	Khu vực cảng Đơn Sa và tuyến luồng vào cảng
	17,89
	QuÝ I/2008

	3
	Khu vực cảng biển và tuyến luồng vào cảng
	88,23
	QuÝ I/2008

	4
	Khu vực phụ trợ mỏ và cảng Hạ Trang
	151,79
	QuÝ I/2008

	5
	Khu vực trạm bơm và tuyến đường ống về NM
	5,58
	Theo tiến độ xây dựng NM

	6
	Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân
	181,23
	Theo tiến độ xây dựng NM

	7
	Mỏ đất sét Thọ Lộc
	250,00
	Theo tiến độ xây dựng NM

	8
	Khu cán bộ công nhân viên
	5,00
	Theo tiến độ xây dựng NM

	
	Tổng cộng
	820,00
	


Chi tiết phương án đền bù GPMB do Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Bình và UBND huyện Quảng Trạch lập và trình UBND tỉnh Quảng Bình Bình phê duyệt để triển khai thực hiện. 

3.12.  Phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Với chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Bình và các quy định hiện hành, tỉnh Quảng Bình có chủ trương hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của một số lĩnh vực như sau: 

· Đường giao thông vào nhà máy.

· Cấp điện thi công.

· Cấp nước cho sản xuất (ngoài hàng rào NM).
Chi tiết các phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật được kèm theo phụ lục của Dự án đầu tư này.  

3.13. Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động:

3.13.1. Yêu cầu về tổ chức và nhân lực

· Yêu cầu về tổ chức: Tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh; dễ điều phối công việc; chức năng, quyền hạn nhiệm vụ rõ ràng.

· Yêu cầu nhân lực phải có trình độ đáp ứng được công việc. Căn cứ từ nhu cầu công việc kết hợp với cơ cấu sơ đồ tổ chức gọn nhẹ cho sản xuất và kinh doanh. Tổng số CBCNV của Nhà máy là 523 người. Các loại hình lao động khác như: Khai thác, vận chuyển đá vôi, đất sét từ mỏ về trạm đập nhà máy sẽ ký hợp đồng riêng với các đơn vị bên ngoài.

3.13.2. Mục tiêu tuyển dụng và đầu tạo 
· Tập hợp được một đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành hiểu biết về kỹ thuật sản xuất xi măng hiện đại và hiểu sâu chuyên ngành sẽ phụ trách sau này.

· Có được một lực lượng công nhân kỹ thuật đã được đào tạo, có hiểu biết về kỹ thuật sản xuất, nắm vững cơ sở lý thuyết và các thao tác sẽ đảm nhiệm công tác vận hành nhà máy sau này.

· Hiểu biết và nắm vững các quy định trong sản xuất: kỷ luật lao động, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

· Bước đầu tạo đội ngũ lao động cho nhà máy.

3.14. Hình thức quản lý dự án.

Căn cứ theo quy chế quản lý đầu tư xây dựng được ban hành kèm theo nghị  định số 16/CP của Chính phủ. Dự án xi măng Bố Trạch có thể được quản lý theo 2 hình thức sau: 

1) Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực;

2) Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư có thể thành lập Ban Quản lý dự án. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trên cơ sở thực tế của dự án, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành, có kinh nghiệm làm Tư vấn quản lý điều hành dự án bên cạnh Chủ đầu tư  với nhiệu vụ thay mặt Chủ đầu tư quản lý công tác kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Theo mô hình trên, Tổ chức của Chủ đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án gọn nhẹ chỉ bao gồm các phòng chức năng sau : 

· Phòng Kỹ thuật công trình: có chức năng xác nhận khối lượng thanh toán để Tổng giám đốc ký thanh toán cho nhà thầu.  

· Phòng Kế toán tài chính: Thực hiện nhiệm vụ tìm nguồn vốn, thanh toán cho nhà thầu  

· Phòng kế hoạch - tiếp thị: Lập kế hoạch chuẩn bị sản xuất, quảng cáo , tiếp thị sản phẩm 

· Văn phòng: làm công tác hành chính quản trị  

· Tổng số cán bộ CNV trong ban điều hành dự án của Chủ đầu tư trong giai đoạn xây dựng nhà máy từ 20 đến 25 người.

3.15. Kinh tế dự án 
3.15.1. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm : chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác; chi phí dự phòng.

Nội dung tổng mức đầu tư theo hạng mục công việc  như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng
	TT
	Khoản mục
	Giá trị tr​ước                             thuế GTGT
	Thuế GTGT
	Giá trị sau                                     thuế GTGT

	*
	Tổng mức đầu tư (1 +...+ 5)
	3.559.269.272
	192.702.475
	3.751.971.747

	1
	Vốn xây dựng
	1.489.221.905
	148.827.191
	1.638.049.096

	2
	Vốn thiết bị
	1.276.427.323
	21.333.477
	1.297.760.800

	3
	Vốn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
	59.169.625
	0
	59.169.625

	4
	Vốn chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác
	555.785.097
	22.541.808
	578.326.906

	5
	Vốn dự phòng
	178.665.321
	0
	178.665.321


Nội dung tổng mức đầu tư theo nguồn vốn  như sau:       
Đơn vị tính : 1.000 đồng

	TT
	Khoản mục
	Giá trị 
nguồn vốn
	Lãi vay trong XDCB
	Tổng cộng
	Lãi suất

	*
	Tổng mức đầu tư
	3.738.519.623
	13.452.124
	3.751.971.747
	

	1
	Vốn điều lệ
	563.000.000
	0
	563.000.000
	

	2
	Vốn vay ngân hàng phát triển Việt Nam
	2.626.000.000
	 
	2.626.000.000
	8,40%

	3
	Vốn vay nội tệ ngân hàng thương mại trong nước
	426.519.623
	13.452.124
	439.971.747
	12,00%

	4
	Vay vốn lưu động
	      123.000.000 
	 
	123.000.000
	11,00%


3.15.2. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

a/  Kế hoạch sản xuất 

Căn cứ vào năng lực sản xuất của thiết bị công nghệ sau khi đi vào hoạt động sản xuất, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 03 loại sản phẩm là :

· Xi măng PCB40 bao

· Xi măng PCB40 rời

· Clinker PC50

Với mức huy động sản lượng dự kiến như sau :

	· Năm sản xuất thứ 1                
	:   80% công suất

	· Năm sản xuất thứ 2                
	:   90% công suất

	· Từ năm sản xuất thứ 3 trở đi
	: 100% công suất


b/  Thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Dự kiến sản phẩm của dự án sẽ được tiêu thụ ở các thị trường Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và các tỉnh lân cận khác, Clinker sẽ được vận chuyển vào trạm nghiền miền Nam và tiêu thụ tại các tỉnh miền Nam.

c/ Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Chi phí sản xuất 1 tấn clinker PC50 (Trư​ớc thuế GTGT) gồm: 
	 TT
	Khoản mục
	Thành tiền (đồng/tấn)

	I
	Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng ... 
	190.133

	II
	Chi phí lương, quản lí, sửa chữa lớn và chi phí ngoài sản xuất 
	28.344

	*
	Tổng cộng chi phí sản xuất trước thuế GTGT
	218.476


Chi phí sản xuất 1 tấn xi măng ( Trư​ớc thuế GTGT ) gồm: 
	TT
	Khoản mục
	Thành tiền (đồng/tấn) 

	
	
	PCB40 bao
	PCB40 rời

	I
	Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng ... 
	240.781
	184.641

	II
	Chi phí lương, quản lí, sửa chữa lớn và chi phí ngoài sản xuất 
	91.513
	88.813

	*
	Tổng cộng chi phí sản xuất trước thuế VAT
	332.293
	273.453


Tổng hợp giá thành sản xuất năm trung bình ( đồng/tấn)
	TT
	Khoản mục
	Xi măng

PCB40 bao
	Xi măng

PCB40 rời
	Clinker PC50

	1
	Chi phí sản xuất
	332.293
	273.453
	218.476

	2
	Khấu hao cơ bản
	105.150
	100.644
	111.800

	3
	Nạo vét cảng
	4.443
	4.253
	4.724

	4
	Thuê đất
	0
	0
	0

	5
	Trả lãi vay
	69.269
	66.300
	73.649

	
	Giá thành sản xuất (1+..+5)
	511.165
	444.659
	408.659


d/  Giá tiêu thụ sản phẩm 

Dự án dự kiến giá bán sản phẩm Nhà máy xi măng Bố Trạch như sau :   

	TT
	Loại sản phẩm
	Giá bán trước thuế VAT (đồng/tấn)
	Giá bán sau thuế VAT

(®ång/tÊn)

	
	
	VND
	USD
	VND
	USD

	1
	Xi măng PCB40 bao
	700.000
	43,62
	770.000
	47,98

	2
	Xi măng PCB40 rời
	670.000
	41,75
	737.000
	45,93

	3
	Clinker (cho TN miền Nam)
	536.634
	33,31
	590.000
	36,64


3.15.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính 

Thời gian phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án được tính toán cho 15 năm vận hành sản xuất. Thời điểm chọn làm gốc phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính là đầu năm xây dựng thứ nhất.

a/ Điều kiện để phân tích dự án 

· Sản phẩm sản xuất hàng năm trong suốt thời gian phân tích không thay đổi.

· Giá cả và các yếu tố đầu vào và đầu ra có mức độ biến động như nhau.

· Các yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô như : tỷ lệ lạm phát, tốc độ trượt giá ngoại tệ... là bất định trong thời kì phân tích dự án.

· Các nghĩa vụ tài chính như : thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp .v.v... trong dự án phù hợp với qui định hiện hành và không thay đổi trong suốt thời gian phân tích của dự án.
· Các chỉ tiêu phân tích đánh giá được xác định trên cơ sở đồng tiền Việt Nam.

· Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá hoặc giá trị còn lại của tài sản cố định vào chi phí sản xuất.

· Thời gian khấu hao tài sản cố định của Nhà máy xi măng Bố Trạch như sau :

	· Xây dựng
	: 25 năm

	· Thiết bị 
	: 8 năm


Từ kết quả phân tích, xác định được các chỉ tiêu sau :

· Dự án lỗ trong 2 năm sản xuất đầu tiên, từ năm sản xuất thứ ba trở đi đã có lãi.

· Dự án tự cân đối thu chi trong từng năm

· Hệ số hoàn vốn nội bộ sau thuế IRR = 11,39% > 9,00% (tỷ suất chiết khấu)

· Hiện giá thu nhập thuần NPV = 495.415.301.000 đồng > 0

· Thời gian thu hồi vốn (Không kể cả thời gian XDCB) T = 9 năm 5 tháng.

· Kết quả các chỉ tiêu kinh tế - tài chính cho thấy dự án đạt tính khả thi.

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính cơ bản của dự án như sau: 
	· Tổng mức đầu tư (đồng)
	3.751.971.747.000

	· Giá trị trước thuế GTGT (đồng)
	3.559.269.272.000

	· Thuế GTGT (đồng)
	192.702.475.000

	· Mức huy động công suất
	

	· Năm sản xuất thứ 1             
	80%

	· Năm sản xuất thứ 2
	90%

	· Từ năm sản xuất thứ 3 trở đi
	100%

	· Thời gian trả nợ vốn cố định 
	12 năm

	· Thời gian thu hồi vốn (Không kể thời gian XDCB)
	9 năm 5 tháng

	· Hệ số hoàn vốn nội bộ sau thuế (IRR)
	11,39%

	· Hiện giá thu nhập thuần (NPV)
	495.415.301.000 đồng 

	· Suất đầu tư (đồng /tấn SP)
	1.945.792

	· Tình hình lãi, lỗ hàng năm
	

	· Năm sản xuất thứ nhất (đồng)
	- 113.751.669.000

	· Năm sản xuất thứ hai (đồng)
	- 32.195.896.000

	· Năm sản xuất trung bình (đồng)
	203.603.693.000

	· Điểm hoà vốn (Năm sản xuất trung bình)
	

	· Doanh thu hoà vốn (đồng)
	606.715.907.000

	· Sản lượng hoà vốn
	

	· Xi măng PCB40 bao (tấn)
	265.706

	· Xi măng PCB40 rời (tấn)
	29.523

	· Clanhke PC50 (TÊn)
	747.518

	· Mức độ hoạt động hoà vốn
	61,37%

	· Phân tích độ nhạy của hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) 
	

	· IRR khi tăng vốn đầu tư cố định 5% 
	10,62%

	· IRR khi giảm giá bán sản phẩm 5% 
	10,07%

	· IRR khi tăng chi phí sản xuất 5% 
	10,94%

	· IRR khi giảm giá bán 5% và tăng CPSX 5% 
	9,59%


Phần IV:  tiến độ thực hiện Dự án
4.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án: 

Bao gồm toàn bộ các công tác nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư và trình duyệt dự án tới các cấp có thẩm quyền có quyết định đầu tư của dự án. Giai đoạn này dự kiến trong thời gian khoảng 7 tháng từ tháng 6/2007 đến 1/2008. 

4.2. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : 

Bao gồm các công tác chuẩn bị các điều kiện cho khởi công xây dựng nhà máy như đấu thầu lựa chọn thiết bị, xây lắp, lập các thiết kế, san lấp mặt bằng. Giai đoạn này dự kiến  thực hiện trong khoảng thời gian 9 tháng từ khi có phê duyệt Dự án đầu tư.  

Do đặc thù của dự án lớn phức tạp, do một doanh nghiệp mới được thành lập  đứng ra đầu tư, thời gian thực hiện kéo dài khoảng 3 năm; vì vậy sau khi dự án được phê duyệt sẽ lập kế hoạch đấu thầu chi tiết để trình duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Trong phạm vi dự án, dự kiến sơ bộ kế hoạch đấu thầu một số phần chính của dự án như sau: 

4.2.1. Phần công việc đã thực hiện  :

Đây là công tác tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư nhà máy  xi măng Bố Trạch. Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An đã lựa chọn Công ty CP tư vấn xây dựng công trình VLXD là đơn vị  lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư nhà máy  xi măng Bố Trạch bao gồm toàn bộ các công tác liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư  dự án xi măng Bố Trạch.

4.2.2. Phần công việc không đấu thầu : 

Chủ yếu các phần việc liên quan đến các chi phí khác, bao gồm : thẩm định, kiểm định chất lượng công trình; chi phí trang thiết bị văn phòng; chi phí uỷ thác nhập khẩu thiết bị vật tư kỹ thuật; dịch vụ kỹ thuật, đào tạo; vốn lưu động; vốn dự phòng; lãi vay trong thời gian  xây  dựng; bảo hiểm công trình; thi công hệ thống hạ tầng cơ sở Thi công các hạng mục công trình phụ trợ; thuê đất; quảng cáo tiếp thị; chi khác, các phần việc chưa thấy hết.

4.2.3.Phần công việc chỉ định thầu: 

Bao gồm các công việc như: tư vấn quản lý dự án; khảo sát điều tra cơ bản, thu thập số liệu phục vụ thiết kế; tư vấn trong nước; san lấp mặt bằng; Các phần công việc có tính chất phức tạp, chuyên ngành hẹp và có tí đơn vị có đủ điều kiện thực hiện như công tác PCCC, thông tin liên lạc vv…
4.2.4. Phần đấu thầu: 

Để có thể rút ngắn thời gian thực hiện dự án và sớm đưa dự án đi vào hoạt động thương mại phát huy hiệu quả, toàn bộ các công việc quan trọng của dự án là thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và xây dựng, chế tạo, lắp đặt thiết bị,  hiệu chỉnh  vận hành chạy thử và đào tạo cho dây chuyền đồng bộ của Nhà máy được thực hiện trong một gói thầu là chào hàng cạnh tranh theo hình thức đấu thầu EPC.

4.3. Giai đoạn Thực hiện đầu tư xây dựng và lắp đặt: 

Giai đoạn thực hiện đầu tư nhà máy được tiến hành trong thời gian từ khi có quyết định đầu tư cho đến khi kết thúc giai đoạn chạy thử liên động là 27 tháng. 

Riêng công tác xây dựng, lắp đặt cho Nhà máy đối với tất cả các hạng mục công trình kể cả xây dựng cơ bản mỏ nguyên liệu được thực hiện nhiều hạng mục đồng thời. Giai đoạn này dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian 24 tháng từ khi chọn được nhà cung cấp thiết bị và thiết kế chính cho Nhà máy.

4.4. Giai đoạn chạy thử nghiệm thu: 

Chạy thử và nghiệm thu toàn thể nhà máy để đưa vào sản xuất. Giai đoạn này dự kiến thực hiện trong thời gian 3 tháng sau khi kết thúc công tác xây dựng và lắp đặt.    

Tổng thời gian thực hiện dự án là 34 tháng kể từ khi bắt đầu lập DADT dự án và là 27 tháng kể từ khi phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền và 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng EPC.ĐỂ thực hiện được tiến độ nêu trên, Chủ đầu tư cần phải có những biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ và có những giảI pháp thực sự khả thi về nguồn vốn đồng thời tranh thủ sự ủng hộ tối đa của các cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương.  

Phần V:  Kết luận và kiến nghị 
5.1. Kết luận

Dự án đầu tư nhà máy xi măng Bố trạch tại Quảng Bình được đầu tư trong giai đoạn 2008- 2010 là phù hợp với  quy hoạch phát triển chung của cả nước và quy hoạch phát triển ngành đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng bình trong những năm tới. Việc đầu tư Nhà máy xi măng Bố Trạch không chỉ mang lại những hiệu quả kinh tế - tài chính trực tiếp cho dự án mà nó còn mang lại những hiệu quả kinh tế xã hội khác, cụ thể như sau :

· Hàng năm dự án cung cấp 500.000 tấn xi măng cho tỉnh Quảng Bình và các vùng lân cận, 1.266.000 tấn clinker cho trạm nghiền phía Nam góp phần điều chỉnh cán cân cung - cầu xi măng trong cả nước.

· Dự án sẽ tạo thêm việc làm ổn định cho 500 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp khác của tỉnh Quảng Bình.

· Tăng thu cho ngân sách tỉnh mỗi năm trên 130 tỷ đồng.

· Việc đầu tư dự án đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình, góp phần không nhỏ vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

· Dự án Nhà máy xi măng Bố Trạch còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, bằng việc sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý.

5.2. Kiến nghị 

Để có thể thực hiện tiến trình đầu tư dự án như dự kiến, Công ty CP bất động sản Bình Thien An kiến nghị một số việc như sau : 

1) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

· Uỷ qưyền cho Bộ Tài Chính bảo lãnh các khoản vay nước ngoài và không thu phí bảo lãnh cho chủ đầu tư nhập khẩu thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho dự án.

· Giao Nhân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại quốc doanh bán đầy đủ, kịp thời ngoại tệ cho Chủ đầu tư để thanh toán các khoản chi bằng ngoại tệ trong quá trình thực hiện dự án và trả nợ vốn vay.

2) Kiến nghị các Bộ, Ngành: 

· Bộ Xây dựng sớm xem xét phê duyệt Thiết kế cơ sở dự án, tạo điều điện giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành nhà máy.

· Bộ Tài nguyên & Môi trường sớm xem xét cấp phép khai thác nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét phục vụ cho sản xuất của dự án.

· Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét và cấp phép mở cảng cho dự án và có kế hoạch triển khai nâng cấp một số tuyến giao thông liên quan đã nằm trong qui hoạch.

3) Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình: 

· Kiến Nghị UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận dự án, có văn bản đề nghị Bộ Xây Dựng xem xét thẩm tra thiết kế cơ sở của Dự án về chủ trương đầu tư dự án về quy mô công suất, các giải pháp kỹ thuật và  có văn bản chấp thuận để Chủ đầu tư phê duyệt dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

· Kiến Nghị UBND tỉnh Quảng Bình chính thức giao đất để làm công tác đền bù

· Kiến nghị Tỉnh Quảng Bình Cho phép dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư theo văn bản mà Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An (trước là Công ty CP Đầu tư Thương mại Chí Thành) đã trình UBND tỉnh.

· Kiến nghị tỉnh Quảng Bình có chỉ đạo kịp thời với các ban, ngành cũng như các địa phương nơi dự án triển khai có hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục đầu tư cũng như các hỗ trợ cho dự án trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện và vận hành của Dự án.
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